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LLÔÔØØII  GGIIÔÔÙÙII  TTHHIIEEÄÄUU  

Trang chủ   |   Mục lục 

�&� 
hư điện tử (Mail) là một trong các dịch vụ internet rấtù phổ biến. 
Cùng với sự phát triển không ngừng của các hệ thống mạng máy 
tính rộng khắp toàn cầu, việc sử dụng dịch vụ Mail không còn 
mấy xa lạ đối với người sử dụng. Dịch vụ Mail giúp mọi người 

có thể trao đổi thông tin với nhau một cách nhanh chóng, tiện lợi, và có tính 
kinh tế cao. Số lượng thư điện tử hàng ngày được gởi đi trên Internet lên đến 
hàng vạn, hàng triệu,… và có thể còn nhiều hơn thế nữa.  

Thư tín điện tử không chỉ đơn thuần là các ghi chép cá nhân được gởi từ 
một người dùng đến một người dùng khác trên mạng, mà khi dùng nó bạn có thể 
gửi cho nhau cả các loại tài liệu như: các văn bản, các báo cáo, các chương 
trình máy tính, … vàø nhiều thông tin khác nữa. Lợi ích của nó là: cho phép 
những người ở cách xa nhau có thể cùng làm việc chung với nhau trên cùng một 
dự án, đó là những dự án nghiên cứu lớn đòi hỏi cần phải có nhiều người tham 
gia, và những người tham gia vào các dự án này có thể không nằm trong cùng 
một quốc gia, họ có thể thuộc nhiều vùng khác nhau trên thế giới, và có thể họ 
chưa bao giờ biết mặt nhau. Thay vì trao đổi với nhau qua đường bưu điện bình 
thường, thì người ta có thể sử dụng Internet. Nó cho phép liên lạc nhanh hơn, 
thuận tiện hơn, và chi phí của nó thấp hơn rất nhiều so với trao đổi thư từ qua 
đường bưu điện bình thường. 

Đối với thực tế ở nước ta, là một nước đang phát triển, việc gia nhập vào 
Internet chỉ mới được thực hiện được trong một vài năm gần đây. Nhu cầu sử 
dụng Mail để gởi và nhận thông tin với thế giới bên ngoài là rất lớn. Tuy nhiên, 
chi phí cho mục đích này là khá lớn so với các nước khác. Do đó, đối với một 
công ty có tầm cỡ nhỏ hoặc trung bình, việc trang bị cho mỗi thành viên của 
công ty một Account Mail riêng dùng để gởi và nhận Mail với bên ngoài thì 
không cần thiết và hết sức lãng phí.  

Gần đây, xuất hiện nhiều chương trình chỉ cần sử dụng một Account 
Mail mà có thể cho phép nhiều người có thể gởi và nhận Mail giống như mỗi 
người đều đang sử dụng một Account riêng của mình. Việc sử dụng các chương 
trình như vậy đã mang lại lợi ích rất lớn cho các công ty có qui mô vừa hoặc 
nhỏ. Nó đã làm giảm chi phí một cách đáng kể cho công ty. Do thay vì phải 
trang bị cho mỗi thành viên của công ty một Account Internet Mail để các 
thành viên này có thể gởi và nhận Mail với thế giới bên ngoài thì giờ đây người 
ta chỉ cần sử dụng một Account Mail mà vẫn thực hiện được mục đích đó. 

Tuy nhiên, các chương trình này phần lớn chỉ được viết để sử dụng trên 
các hệ điều hành Window, bao gồm : Window 9x, Windown NT… , là các hệ 
điều hành có giao diện thân thiện và dể sử dụng của hãng Microsoft. Gần đây, 
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xuất hiện hệ điều hành Linux, đây là một biến thể của hệ điều hành Unix, một 
hệ điều hành thường được sử cho các máy Server bởi vì tính ổn định và bảo mật 
cao của nó. Hệ điều hành Unix không phổ biến bằng các hệ điều  Window vì nó 
rất khó học và có giao diện không thân thiện. Nhưng Linux với tính ổn định và 
bảo mật cao vốn có được thừa hưởng từ hệ điều hành Unix và gần đây, dưới sự 
hổ trợ của các hãng: RedHat, OpenLinux, … nó đã có một giao diện dễ sử dụng 
và thân thiện không kém gì Window. Việc nghiên cứu và sử dụng Linux là một 
điều rất cần thiết. 

Từ các quan điểm này, chúng em đã nghiên cứu và xây dựng chương 
trình Shared Mail. Đây là chương trình được thực thi trên hệ điều hành Linux, 
mà chỉ sử dụng một Account Mail để cho phép nhiều người có thể gởi và nhận 
Mail. Do mới tiếp xúc với Linux và ngôn ngữ C ,thư viện lập trình của C trên 
Linux, đồng thời phải tìm hiểu về nghi thức TCP/IP, các giao thức SMTP, POP3 
và cách vận dụng chúng vào chương trình, mặt khác gặp nhiều sự cố trong quá 
trình nghiên cứu về mạng và kinh nghiệm lập trình còn non kém nên chương 
trình của chúng em khó có thể tránh được sai sót, và còn nhiều hạn chế. Rất 
mong được sự góp ý và dẫn dắt của Quí thầy cô và các bạn để chương trình 
ngày một hoàn thiện hơn. 
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PPHHAAÀÀNN  II  

TTÌÌMM  HHIIEEÅÅUU  CCAAÙÙCC  GGIIAAOO  TTHHÖÖÙÙCC  

TTRRUUYYEEÀÀNN  NNHHAAÄÄNN  MMAAIILL  

 
∆∆∆∆ 

 
 
 
 CHƯƠNG I    :   CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 
      CHƯƠNG II    :   GIAO THỨC SMTP 
      CHƯƠNG II    :  GIAO THỨC POP3 
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CCHHÖÖÔÔNNGG  II::    

CCAAÙÙCC  KKHHAAÙÙII  NNIIEEÄÄMM  CCÔÔ  BBAAÛÛNN  

Giao thức giao tiếp (protocols) là những qui tắc, luật lệ mà các quá 
trình truyền nhận thông tin trên mạng phải tuân theo một cách triệt để. Các cấp 
nghi thức này được chia thành nhiều cấp (layer), mỗi cấp nghi thức giải quyết 
một nhiệm vụ cụ thể trong quá trình truyền nhận thông tin. 

II..  GGIIÔÔÙÙII  TTHHIIEEÄÄUU  VVEEÀÀ  HHEEÄÄ  TTHHOOÁÁNNGG  OOSSII::  
OSI (Open Systems Interconnection reference Model) là hệ thống nghi 

thức được dùng phổ biến nhất hiện nay, nó bao gồm bảy cấp nghi thức: 
Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application. 

- Physical Layer: cung cấp kết nối vật lý giữa computer và network. 
Bao gồm các chuẩn được sử dụng. Truyền nhận theo bit. 

- Data Link Layer: lớp này thực hiện việc đóng gói (pakages) và mở 
gói (unpakages) dữ liệu truyền. Nó chuyển đổi thông tin thành 
frame. Một frame bao gồm nhiều bit có header. 

- Network Layer: xác định đường đi nhanh nhất (routing) của thông 
tin trên mạng, bao gồm nối kết định hướng (connection – oriented) 
và nối kết không định hướng (connectionless). 

- Transport Layer: truyền nhận dữ liệu theo các gói được đánh số. 
- Session Layer: là mức cao hơn của cấp transport. 
- Presentation Layer: đảm bảo cho việc truyền nhận tin cậy và hiệu 

quả, không bị thay đổi trong quá trình truyền qua mạng. 
- Application Layer: cung cấp giao tiếp với các trình ứng dụng mà 

user sử dụng: electronic mail, file transfer, …  
Khi một quá trình ở máy này muốn giao tiếp với một quá trình ở máy 

khác, nó phải gởi thông tin qua bảy cấp nghi thức giao tiếp trong máy mình. 
Mỗi cấp nghi thức sẽ xử lý và thêm vào những thông tin cần thiết. Sau đó cấp 
Physical truyền thông tin qua máy kia. Máy nhận được thông tin cũng được xử 
lý bởi bảy cấp nghi thức và mỗi cấp nghi thức sẽ hiểu được thông tin ở cấp của 
mình thông qua việc đọc các header. Cuối cùng sẽ có được thông tin ban đầu 
của máy gởi. 

Việc truyền nhận thông tin qua bảy lớp như trên không thực dụng cho 
lắm do nó đòi hỏi phải tốn bộ nhớ cho phần header và thời gian của CPU dùng 
để xử lý các overhead. Do đó trong hệ thống phân bố, người ta chỉ sử dụng phần 
nào của các cấp nghi thức trên và đã đưa ra các mô hình dựa trên các cấp nghi 
thức này, đó là giao thức TCP/IP. 
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IIII..  SSÔÔ  LLÖÖÔÔÏÏCC  VVEEÀÀ  GGIIAAOO  TTHHÖÖÙÙCC  TTCCPP//IIPP  VVAAØØ  MMOOÂÂ  
HHÌÌNNHH  CCLLIIEENNTT//SSEERRVVEERR::  

11..  GGIIAAOO  TTHHÖÖÙÙCC  TTCCPP//IIPP::  
Giao thức TCP/IP là một tập hợp các chuẩn mà mô tả cách thức các 

máy tính trong mạng có thể liên lạc với nhau cũng như cách thức dữ liệu có thể 
truyền qua các máy tính kết nối với nhau. TCP/IP là một bộ giao thức thường 
được gọi là bộ giao thức Internet.  

TCP/IP cho phép người lập trình ứng dụng có thể thiết lập liên lạc giữa 
hai trình ứng dụng và ra bên ngoài hệ thống. Đây là kiểu truyền thông Peer-To-
Peer (ngang cấp). Các trình ứng dụng ngang cấp có thể thực hiện việc truyền 
thông trên cùng một máy hay trên các máy khác nhau. TCP/IP xác định chi tiết 
dữ liệu được truyền như thế nào giữa các ứng dụng nhưng nó không xác định rõ 
ràng khi nào các trình ứng dụng ngang cấp tương tác với nhau. 

TCP/IP có những đặc điểm sau làm cho nó rất phát triển và phổ dụng: 
- Độc lập với cách nối mạng. 
- Độc lập với phần cứng của mạng. 
- Các nghi thức theo chuẩn của hệ mở. 
- Có cách đánh địa chỉ phổ dụng. 
- Cung cấp các dịch vụ được sử dụng rộng rãi như: Email, Ftp, Telnet, 

… 
- Là cơ sở để xây dựng các ứng dụng theo mô hình Client/Server. 

22..  MMOOÂÂ  HHÌÌNNHH  PPHHAAÂÂNN  LLÔÔÙÙPP  TTCCPP//IIPP::  
 

Application Layer 
Transport Layer 
Internet Layer 

Host-to-Host Layer 
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- Application Layer: lớp này chứa các ứng dụng mà sử dụng network 
như: ftp, web browser, … Lớp Application của mô hình TCP/IP tương 
đương với lớp Application và Presentation của mô hình OSI. 

- Transport Layer: lớp này cung cấp sự phân phối dữ liệu end-to-end. 
Tương đương với lớp này là hai lớp Session và Transport của mô 
hình OSI. 

- Internet Layer: lớp này định nghĩa các datagram và việc routing các 
datagram. Datagram là các packet tạo bởi giao thức IP. Datagram 
chức đựng thông tin về địa chỉ đích, dữ liệu và các điều khiển khác. 
Tương đương với hai lớp Network và Datalink trong mô hình OSI. 

- Physical Layer: TCP/IP dùng các chuẩn đã có để truyền dữ liệu. 
33..  MMOOÂÂ  HHÌÌNNHH  CCLLIIEENNTT//SSEERRVVEERR::  

Việc sử dụng mạng nhằm mục đích chia sẽ tài nguyên giữa các máy 
tính trong mạng với nhau. Ở đây, chúng ta cần phân biệt rõ khái niệm Client và 
khái niệm Server. 

- Thuật ngữ Server dùng để chỉ những chương trình mà cung cấp các 
dịch vụ có thể đạt tới được thông qu network. Các Server nhận các 
yêu cầu đến từ mạng, thực hiện việc phục vụ và trả lại kết quả. 

- Thuật ngữ Client dùng để chỉ các chương trình ứng dụng mà gởi các 
yêu cầu đến Server và chờ kết quả trả về. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các chương trình Client và Server thường thực thi trên các máy khác 

nhau. Mỗi chương trình Server có thể cùng đáp ứng cho nhiều chương trình 
Client trên nhiều máy tính khác nhau cùng một lúc. 

44..  GGIIAAOO  TTIIEEÁÁPP  SSOOCCKKEETT::  
Socket là một cơ chế truy xuất file mà cung cấp một endpoint (điểm 

cuối) cho việc liên lạc. Giống như việc truy xuất file, chương trình ứng dụng 
yêu cầu hệ điều hành tạo ra socket khi cần thiết. Hệ thống sẽ trả lại một số 
diễn tả cho socket tạo ra gọi là socket descriptor. Sự khác nhau giữa file 
descriptor và socket descriptor là đối với file descriptor thì hệ điều hành phải 
liên kết với file hay thiết bị nào đó, trong khi đó socket descriptor thì cần phải 
liên kết với một địa chỉ khi tạo ra. Có các loại socket được mô tả như sau: 

- Stream socket: cung cấp dòng dữ liệu hai hướng (bidirectional), tin 
cậy, tuần tự, không trùng lặp dữ liệu. 

Network 

Reply 

Request 
Client Server 

Mô hình Client/Server 
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- A datagram socket: cung cấp dòng dữ liệu hai hướng mà không đảm 
bảo tính tuần tự, độ tin cậy, hay trùng lặp. 

- A raw socket: cung cấp cơ chế truy xuất các giao thức truyền thông 
ở lớp dưới mà hỗ trợ cho socket. 

Dưới đây là sáu chức năng cơ bản mà socket API cung cấp cho chúng ta: 
- open: mở một socket. 
- send: gởi dữ liệu đến socket. 
- receive: nhận dữ liệu từ socket. 
- status: chứa thông tin trạng thái của socket. 
- close: đóng kết nối. 
- abort: hủy bỏ tác vụ đang thực hiện và đóng kết nối. 

IIIIII..  GGIIÔÔÙÙII  TTHHIIEEÄÄUU  HHEEÄÄ  TTHHOOÁÁNNGG  VVAAØØ  DDÒÒCCHH  VVUUÏÏ  EEMMAAIILL::  
Email là một phương tiện truyền thông tiện lợi nhanh chóng, rẽ tiền, 

được sử dụng rộng rãi trên Internet. Khi nhắc đến Internet thì người ta không 
thể không nói đến Email. Sau đây, chúng ta hãy xét đến một số khái niệm về 
mạng Email. 

11..  CCAAÙÙCC  TTHHAAØØNNHH  PPHHAAÀÀNN  CCUUÛÛAA  MMOOÄÄTT  HHEEÄÄ  TTHHOOÁÁNNGG  EEMMAAIILL::  
Một hệ thống Email bao gồm các phần như sau: 
- Người gởi và người nhận. 
- Phần giao tiếp với hệ thống Email, đó chính là chương trình Email 

mà chúng ta sử dụng. 
Hệ thống mạng Email gồm có: 
- Một vùng đệm dùng để chứa các message trước khi được gởi đi. 
- Một chương trình client. 
- Một chương trình Server. 
- Các MailBox dùng để chứa các thư nhận được. 
Trong đa số hệ thống mạng Email hiện nay, công cụ giao tiếp của user 

với hệ thống Email thường gắn với các chương trình Client. MailBox chính là 
địa chỉ hộp thư của user,  nơi chứa đựng dữ liệu của Email. 

22..  CCAAÙÙCC  TTHHAAØØNNHH  PPHHAAÀÀNN  CCUUÛÛAA  MMOOÄÄTT  HHEEÄÄ  TTHHOOÁÁNNGG  IINNTTEERRNNEETT  
MMAAIILL::  

User Agent (UA) thay thế cho chương trình Email và các bộ phận MTA 
thay thế cho các quá trình Server, Client. 

Người sử dụng tương tác với chương trình User Agent, mà nó thay thế 
cho bạn trong việc tương tác với kho chứa dữ liệu Email (hay chính là MTA). 
User Agent sẽ che chắn cho bạn khỏi phải tương tác với một mớ các hệ thống 
Email khác nhau. Cũng tương tự MTA sẽ che chắn hệ thống Email không phải 
tương tác với các  cơ quan đại diện của người sử dụng (UA) hay các MTA khác. 
Điều này giúp cho hệ thống Email của chúng ta trở nên thân thiện, gần gũi hơn 
với người sử dụng - và đó cũng chính là mục đích chính của các chương trình 
Mail khác nhau.  
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IIVV..  CCAAÁÁUU  TTRRUUÙÙCC  CCUUÛÛAA  MMOOÄÄTT  BBÖÖÙÙCC  MMAAIILL::  
Về cơ bản, một bức Mail bao gồm 3 phần chính:  
Phần phong bì: Mô tả thông tin về người gởi và người nhận. Do hệ thống 

tạo ra.  
Phần tiêu đề (header): chứa đựng các thông tin về người gởi, người 

nhận, chủ đề bức Mail, địa chỉ hồi âm .v.v.. Các thông tin này, một số được 
người sử dụng cung cấp khi gởi Mail, một số khác được chương trình Mail thên 
vào, và số còn lại do Hệ thống điền thêm.  

Phần nội dung (body): chứa đựng nội dung của bức Mail, là nội dung 
được tạo ra bởi trình soạn thảo Editor của chương trình Mail. Sau đây là chi tiết 
của từng phần: 

11..  PPHHAAÀÀNN  PPHHOONNGG  BBÌÌ  ((EENNVVEELLOOPPEE))::  
Phần này do các MTA tạo ra và sử dụng, nó chứa các thông tin để 

chuyển nhận email như địa chỉ của nơi nhận, địa chỉ của nơi gửi. Hay nói cách 
khác, giao thức SMTP sẽ quy định thông tin của phong bì, các hệ thống Email 
cần những thông tin này để chuyển dữ liệu từ một máy tính này sang một máy 
tính khác. 

22..  PPHHAAÀÀNN  TTIIEEÂÂUU  ÑÑEEÀÀ  ((HHEEAADDEERR))::  
Phần này cung cấp những thông tin tổng quát về Email như người nhận, 

người gửi, ngày giờ nhận...  
Cấu tạo gồm nhiều trường (field) cấu trúc mỗi trường là một dòng văn 

bản ASCII chuẩn 7 bit như sau: <tên trường >: <nội dung của trường>.  
Sau đây là một số trường thông dụng và ý nghĩa của nó : 
- Date: chỉ ngày giờ nhận mail. 
- From: chỉ người gởi. 
- To: chỉ người nhận. 
- Cc: chỉ người những nhận bản copy của mail. 
- Bcc: chỉ ra những người nhận bản copy của bức mail, nhưng từng người 

không biết những người nào sẽ nhận bức thư này 
- Return-path: chứa các thông tin để người nhận có thể trả lời lại 

(thường nó chính là địa chỉ người gởi). 
- Subject: chủ đề của nội dung Email. 
Các trường trên là các trường chuẩn do giao thức SMTP quy định, ngoài 

ra trong phần header cũng có thể có thêm một số trường khác do chương trình 
Email tạo ra nhằm quản lý các email mà chúng tạo. Các trường này được bắt 
đầu bằng ký tự X- và thông tin theo sau là cũng giống như ta thấy trên một 
trường chuẩn.  

33..  PPHHAAÀÀNN  NNOOÄÄII  DDUUNNGG  ((BBOODDYY))::  
Để phân biệt phần tiêu đề và phần nội dung của bức Mail, người ta qui 

ước đặt ranh giới là một dòng trắng (chuỗi ký tự "\r\n"). Kết thúc của phần nội 
dung là chuỗi ký tự kết thúc Mail: "\r\n.\r\n". Như vậy nội dung bức Mail nằm 
trong khoảng giữa dòng trắng đầu tiên và ký tự kết thúc Mail, và trong phần nội 
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dung của bức Mail không được phép tồn tại chuỗi ký tự kết thúc Mail. Mặt khác 
do môi trường truyền thông là mạng Internet nên các ký tự cấu thành phần body 
của bức Mail cũng phải là các ký tự ASCII chuẩn.  
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CCHHÖÖÔÔNNGG  IIII::  

GGIIAAOO  TTHHÖÖÙÙCC  SSMMTTPP  

] ] ] 
 

II..   GGIIÔÔÙÙII  TTHHIIEEÄÄUU::    
Mục đích của giao thức SMTP là truyền mail một cách tin cậy và hiệu 

quả. Giao thức SMTP không phụ thuộc vào bất kỳ hệ thống đặc biệt nào và nó 
chỉ yêu cầu trật tự của dữ liệu truyền trên kênh truyền đảm bảo tính tin cậy. 

 

IIII..  MMOOÂÂ  HHÌÌNNHH  CCUUÛÛAA  GGIIAAOO  TTHHÖÖÙÙCC  SSMMTTPP::  
Giao thức SMTP được thiết kế dựa vào mô hình giao tiếp sau: khi có  

yêu cầu từ user về dịch vụ mail, sender-SMTP thiết lập một kênh truyền hai 
chiều tới reciever-SMTP. Reciever- SMTP có thể là đích cuối cùng hoặc chỉ là 
đích trung gian nhận mail. Các lệnh trong giao thức SMTP được sender-SMTP 
gởi tới reciever-SMTP và reciever-SMTP gởi đáp ứng trở lại cho sender-
SMTP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIIIII..  ÑÑAAËËCC  TTAAÛÛ  CCHHOO  SSMMTTPP::  
11..  CCAAÙÙCC  LLEEÄÄNNHH  CCUUÛÛAA  SSMMTTPP::  

aa..      YYÙÙnngghhóóaa  ccaaùùcc  lleeäännhh::  
Những lệnh SMTP định nghĩa sự truyền  mail hay chức năng của hệ 

thống mail được yêu cầu bởi  user. Những lệnh SMTP là những chuỗi ký tự kết 
thúc bằng <CRLF>. Bản thân mã lệnh là những ký tự chữ (alphabetic)  kết  
thúc bởi <SP> nếu có những tham số  theo sau và nếu không có thì <CRLF>. Cú 
pháp của những mailbox phải tuân theo những qui ước của receiver. 

and Mail 

SMTP 
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Mô hình của giao thức SMTP 
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Một phiên giao dịch mail chứa đựng một vài đối tượng dữ liệu, được 
truyền như là những đối số cho các  lệnh khác nhau. Reverse-path là đối số của 
lệnh MAIL. Forward-path là đối số của lệnh RCPT. Và mail data là đối số của 
lệnh DATA. Những đối số  hay những đối tượng dữ liệu này được truyền đi và 
duy trì cho đến khi xác nhận truyền xong bởi sự chỉ định kết thúc của mail data. 
Mô hình hiện thực cho cách làm này là những buffer riêng biệt được cung cấp 
để lưu trữ kiểu của đối tượng dữ liệu, đó là các buffer : reverse-path, forward-
path, và mail data buffer. Những lệnh xác định tạo ra thông tin được gắn vào 
một buffer xác dịnh, hoặc xóa đi một hay một số buffer nào đó. 

• HELLO (HELO) 
Lệnh này được dùng để xác định ra ai là người gởi mail. Vùng đối số 
chứa host name của bên gởi. 
Bên nhận dịnh danh cho nó đối với sender thông qua việc bắt tay trả 
lời kết nối. 
Với lệnh này và sự trả lời OK để xác định rằng cả sender và 
reciever đang ở trạng thái khởi đầu, tất cả các bảng trạng thái và 
buffer đã được xóa sạch. 

• MAIL  
Lệnh này được dùng để khởi tạo quá trình trao đổi mail mà ở đó 
mail data được phân phát tới một hay nhiều mailbox. Vùng đối số 
của lệnh có chứa reverse-path. 
Reverse-pat bao gồm một danh sách tùy ý các host và mailbx của 
sender. Khi danh sách của host được chỉ ra, nó là lộ trình nguồn trở 
về ( reverse source route) và chỉ ra các host mà mail sẽ được 
truyền tiếp vận qua các host trong danh sách đó. Danh sách này 
được sử dụng như là một lộ trình nguồn để trả lời thông báo không 
phân phát được cho sender. Mỗi khi truyền tiếp vận host sẽ thêm 
vào phần định danh của nó vào đầu danh sách, nó phải sử dụng tên 
của nó khi đã được biết trong IPCE nơi mà nó đang truyền tiếp vận 
mail hơn là IPCE mà mail đã tới( nếu chúng khác nhau).  
Lệnh này sẽ xóa các buffer sau: reverse-path, forward-path, và 
mail data buffer, và nó thêm thông tin của reverse-path từ lệnh này 
vào reverse-path buffer. 
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• RECIPIENT (RCPT) 
Lệnh này được sử dụng để định ra một người nhận mail; nhiều 
nguời nhận (cùng một nội dung mail) sẽ được xác định bằng cách  
gởi nhiều lệnh này. 
Forward - path bao gồm một danh sách tùy ý các host và một hộp 
thư đích cần thiết. Khi danh sách này được chỉ ra, đó là lộ trình 
nguồn và cho biết mail sẽ được truyền tiếp vận tới host kế tiếp nằm 
trong danh sách. Nếu reciever-SMTP không được hiện thực chức 
năng truyền tiếp vận thì thông báo trả về có thể là : không biết 
local user (550). 
Khi mail đã được truyền tiếp vận, host làm công việc này phải bỏ 
phần định danh nó từ chỗ bắt đầu forward-path và đặt nó vào chỗ 
bắt đầu của reverse-path. Khi mail đến được đích cuối cùng rồi, 
reciever-SMTP bỏ nó vào trong mailbox với sự đồng ý của host 
mail đó. 
Lệnh này sẽ chèn đối số là forward-path  vào forward-path buffer. 

•  DATA 
Reciever sẽ xử lý những dòng theo sau lệnh khi mail data đến từ 
sender. Lệnh này tạo ra mail data để đặt vào mail data buffer. 
Mail data có thể chứa bất kỳ ký tự nào trong bộ mã ASCII. 
Mail data được kết thúc bởi một dòng mà nó chỉ chứa một dấu 
chấm “ .”. 
Sự kết thúc mail data để yêu cầu receiver phải xử lý việc lưu trữ 
thông tin trong phiên giao dịch mail ngay. Quá trình xủ lý này sử 
dụng thông tin nằm trong reverse-path buffer, trong forward-path 
buffer,  và trong mail data buffer, khi hoàn tất lệnh này những 
buffer này sẽ bị xóa. Nếu quá trình xử lý thành công, reciever phải 
gởi trả lời OK. Nếu bị lỗi, reciever phải gởi thông báo lỗi. 
Khi reciever chấp nhận  một message cho sự truyền tiếp vâän hoặc 
phân phát đến đích cuối cùng, nó thêm vào chỗ khởi đầu của mail 
data một dòng đánh dấu thời gian. Dòng đánh dấu thời gian chỉ ra 
định danh của host mà nó nhận message, và ngày tháng và thời 
gian  mà mailđược nhận. Những message được truyền tiếp vận sẽ 
có nhiều dòng đánh dấu thời gian. 
Khi reciever tạo ra “final delivery” của một message, nó thêm vào 
đầu của mail data một dòng đường dẫn quay về. Đường dẫn quay 
về duy trì thông tin trong <reverse-path> từ lệnh MAIL. Ở đây, 
“final delivere” có nghĩa là message thoát khỏi môi trường SMTP. 
Thông thường điều này có nghĩa là nó đã được phân phát tới user 
đích, nhưng trong một vài trường hợp nó có thể được xử lý tiếp và 
được truyền đi bằng một hệ thống mail khác. 
Có thể đối với mailbox, đường dẫn quay về có thể khác với mailbox 
thực sự của người gởi, ví dụ như có thông báo lỗi đặc biệt được 
truyền đi để điều khiển mailbox. 
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• SEND 
Lệnh này được dùng để khởi tạo sự truyền mail mà ở đó maildata sẽ 
được truyền đi tới một hay nhiều terminal. Vùng đối số chứa phần 
reverse-path . lệnh thực thi thành công khi message được phân phát 
tới terminal. 
Reverse-path bao gồm một danh sách tùy ý các host và mailbox của 
sender. Khi danh sách cuả host được chỉ ra, nó là  lộ trình nguồn 
quay về và chỉ ra rằng mail đã được truyền tiếp vận thông qua mỗi 
host trên danh sách. Danh sách này được dùng như là lộ trình nguôàn 
để trả về thông báo non-delivery cho sender. Mỗi khi truyền tiếp 
vận, host thêm phần định danh của chính nó vào chỗ bắt đầu của 
danh sách, nó phải sử dụng tên của nó khi đã biết trong IPCE mà ở 
đó mail được truyền tiếp vận hơn là mail được truyền tới ( nếu chúng 
có sự khác nhau). 
Lệnh nay sẽ xóa các buffer sau : reverse-path, forward-path, và 
mail data buffer, đồng thời nó thêm reverse-path ở lệnh này vào 
reverse-path buffer. 

• SEND OR MAIL (SOML) 
Lệnh này được sử dụng để khởi tạo sự truyền mail mà ở đó mail data 
một hay nhiều terminal hoặc các mailbox. Đối với người nhận, mail 
data được phân phát tới terminal của người nhận nếu người nhận có 
tích cực, trái lại, là mailbox của người nhận. Lệnh này thành công 
khi message được phân phát tới terminal hoặc là mailbox. 
Reverse-path bao gồm một danh sách tùy ý các host và mailbox của 
sender. Khi danh sách này được chỉ ra,nó là lộ trình nguồn quay về 
và chỉ ra mail đã được truyền tiếp vận thông qua những host trong 
danh sách. Danh sách này được dùng như  là lộ trình nguồn để trả về 
thông báo non-delivery cho sender. Mỗi khi có sự truyền tiếp vận, 
host thêm phần định danh của chính nó vào đầu danh sách, nó phải 
sử dụng tên của nó khi đã biết trong IPCE mà ở đó mail được truyền 
tiếp vận hơn là mail được truyền tới ( nếu chúng có sự khác nhau). 
Lệnh này sẽ xóa đi các buffer sau: reverse-path, forward-path, và 
mail data buffer, đồng thời nó thêm thông tin reverse-path từ lệnh 
này vào reverse-path buffer. 

• SEND AND MAIL (SAML) 
Lệnh này được sử dụng để khởi tạo sự truyền mail mà ở đó mail data 
một hay nhiều terminal hoặc các mailbox. Đối với người nhận, mail 
data được phân phát tới terminal của người nhận nếu người nhận có 
tích cực, và đối với mọi người nhận mail sẽ tới mailbox của những 
người nhận đó. 
Vùng đối số chứa đựng một reverse-path. Lệnh này thành công khi 
,essage được phân phát tới mailbox. 
Reverse-path bao gồm một danh sách tùy ý các host và mailbox của 
sender. Khi danh sách này được chỉ ra,nó là lộ trình nguồn quay về 
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và chỉ ra mail đã được truyền tiếp vận thông qua những host trong 
danh sách. Danh sách này được dùng như  là lộ trình nguồn để trả về 
thông báo non-delivery cho sender. Mỗi khi có sự truyền tiếp vận, 
host thêm phần định danh của chính nó vào đầu danh sách, nó phải 
sử dụng tên của nó khi đã biết trong IPCE mà ở đó mail được truyền 
tiếp vận hơn là mail được truyền tới ( nếu chúng có sự khác nhau). 
Lệnh này sẽ xóa đi các buffer sau: reverse-path, forward-path, và 
mail data buffer, đồng thời nó thêm thông tin reverse-path từ lệnh 
này vào reverse-path buffer. 

• RESET (RSET) 
Lệnh này xác định sự truyền mail hiện tại đã bị hủy bỏ. Các sender, 
recipient, mail data đã lưu sẽ bị huỷ bỏ và tất cả các bảng trạng 
thái, các buffer bị xoá. Receiver phải gửi một reply OK. 

• VERIFY (VRFY) 
Lệnh này yêu cầu receiver xác nhận đối số là định danh một user. 
Nếu nó là một user name, full name của user đó (nếu receiver biết) 
và mailbox  đặc tả đầy đủ được trả về.Lệnh này không ảnh hưởng 
đến reverse-path buffer, forward-path buffer và data mail buffer. 

• EXPAND  (EXPN) 
Lệnh này yêu cầu receiver xác nhận đối số là một mailing list( danh 
sách địa chỉ) và trả về một thành phần trong danh sách đó. Full 
name của các user (nếu biết)  và những mailbox đã xác định đầy đủ 
được trả về trong một reply gồm nhiều dòng.Lệnh này không ảnh 
hưởng đến reverse-path buffer, forward-path buffer và data mail 
buffer. 

• HELP 
Lệnh này cho receiver những thông tin giúp đỡ cho sender. Lệnh này 
có thể nhận một đối số (có thể là tên lệnh) và trả về thông tin chi 
tiết. 
Lệnh này không ảnh hưởng đến reverse-path buffer, forward-path 
buffer và data mail buffer. 

• NOOP 
Lệnh này không ảnh hưởng các tham số hay các lệnh được đưa vào 
trước nó, nó đặc tả không có một hành dộng nào khác hơn là 
receiver gửi một reply OK.          
Lệnh này không ảnh hưởng đến reverse-path buffer, forward-path 
buffer và data mail buffer. 

• QUIT 
Lệnh này định rõ receiver phải gửi một reply OK và sau đó đóng 
kênh truyền . Receiver sẽ không đóng kênh truyền cho đến khi nó 
nhận và trả lời cho  lệnh QUIT  (ngay cả nếu có một lỗi xãy ra). 
Sender sẽ không đóng kênh truyền cho đến khi nó gửi một lệnh 
QUIT và nhận reply đó (ngay cả nếu có một lỗi trả lời cho lệnh 
trước đó). Nếu mà kết nối bị đóng trước thời gian mong muốn 
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receiver sẽ làm việc như nếu vừa nhận được một lệnh RSET (bỏ tất 
cả các giao dịch đang treo mà chưa làm, nhưng không “undo” những 
đã truyền hoàn tất trước đó) sender sẽ hành động ngay khi lệnh hay 
quá trình truyền đó trong quy trình nhận được một lỗi tạm thời (4xx). 

• TURN 
Lệnh này xác định receiver phải gửi một trong hai reply sau: (1) 
reply OK và sau đó nhận vai trò của một sender-SMTP, hay (2) gửi 
một reply từ chối và giữ lại vai trò một receiver-SMTP. 
Nếu program-A  hiện tại là một sender-SMTP và nó gửi một lệnh 
TURN và nhận một reply OK (250) thì program-A trở thành 
receiver-SMTP sau đó program-A sẽ trong trạng thái khởi động 
ngay khi kênh truyền đã được mở, và sau đó nó gởi lời chào là hỏi 
dịch vụ đã sẵn sàng (220). 
Nếu chương trình B hiện tại là reciever và nó nhận được lệnh TURN 
và nó trả lời OK thì B trở thành sender. B khi đó ở trạng thái khởi 
tạo ngay khi kênh truyền được mở, và nó chờ nhận trả lời dịch vụ đã 
sẵn sàng (220). 
Để từ chối thay đổi vai trò receiver gửi một reply 502. 

Có một vài hạn chế về trật tự khi dùng những lệnh này.Đầu tiên trong 
một phiên trao đổi phải là lệnh HELLO, lệnh này có thể được dùng sau đó 
trong một cuộc trao đổi khác. Nếu đối số trong lệnh HELLO không được chấp 
nhận, một reply failure 501 phải được trả về và receiver-SMTP đó phải ở trong 
cùng trạng thái. 

Các lệnh NOOP, HELP, EXPN, và VRFY có thể được sử dụng vào bất 
kỳ thời điểm nào. 

Các lệnh MAIL, SEND, SAML bắt đầu cho sự truyền mail. Khi được 
khởi động, sự truyền mail bao gồm một trong các lệnh khởi tạo, một hoặc nhiều 
lệnh RCPT và lệnh DATA. Sự truyền mail có thể bị hủy bỏ bởi lệnh RSET. 
Có thể có nhiều hoặc không có sự truyền nào trong một phiên truyền. 

Nếu đối số bắt đầu phiên truyền không được chấp nhận, thông báo 501 
failurephaỉ được trả về và reciever-SMTP phải nằm trong cùng trạng thái. Nếu 
các lêänh trong phiên truyền không có thứ tự, thì thông báo 503 failure sẽ được 
trả về và reciever-SMTP phải nằm trong cùng trạng thái. 

Lệnh cuối cùng trong phiên truyền là lệnh QUIT. Lệnh này không thể 
được sử dụng tại bất kỳ thời gian nào trong phiên truyền. 

bb..    ccuuùù   pphhaaùùpp  ccuuûûaa  ccaaùùcc  lleeäännhh::  
Các lệnh bao gồm một mã lệnh theo sau là đối số của lệnh. Mã lệnh là 

4 ký tự alphabetic. Không phân biệt chữ thường hoăc chữ hoa. 
Giữa mã lệnh và đối số là một hoặc nhiều khoảng trắng. Tuy nhiên 

trong reverse-path và forward-path, kiểu chữ rất quan trọng. Đặc biệt, trên một 
số host, tên user cũng phân biệt kiểu chữ hoa và thường. 

Đối số bao gồm một chuỗi ký tự có chiều dài biến đổi kết thúc bằng 
chuỗi ký tự “ <CRLF> “.  

Dấu ngoặc vuông biêåu diễn cho một vùng đối số tùy chọn. 



LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD : NGUYỄN CAO ĐẠT 

SVTH  : Trần Ngọc Sơn & Hoàng Đức Quang Trang 16 

Sau đây là những lệnh SMTP: 
        HELO <SP> <domain> <CRLF> 
                  MAIL <SP> FROM:<reverse-path> <CRLF> 
                  RCPT <SP> TO:<forward-path> <CRLF> 
                  DATA <CRLF> 
                  RSET <CRLF> 
                  SEND <SP> FROM:<reverse-path> <CRLF> 
                  SOML <SP> FROM:<reverse-path> <CRLF> 
                  SAML <SP> FROM:<reverse-path> <CRLF> 
                 VRFY <SP> <string> <CRLF> 
                 EXPN <SP> <string> <CRLF> 
                 HELP [<SP> <string>] <CRLF> 
                 NOOP <CRLF> 
                 QUIT <CRLF> 
                 TURN <CRLF> 
 
22..  CCAAÙÙCC  RREEPPLLYY  CCUUÛÛAA  SSMMTTPP::  

Sự trả lời cho những lệnh của SMTP được đặt ra để đảm bảo cho sự 
đồng bộ cho các yêu cầu và những hoạt động trong qui trình truyền mail, và để 
bảo đảm rằng sender-SMTP luôn luôn biết trạng thái của reciever-SMTP. Mỗi 
lệnh SMTP phải tạo ra chính xác một reply. 

Một reply SMTP bao gồm một số ba chữ số (được truyền như ba ký tự 
chữ số) và theo sau là một số văn bản (text). Số đó được sử dụng một cách tự 
động để xác định trạng thái đưa vào kế tiếp. Text ở trên là dành cho người sử 
dụng. Ba chữ số đó được ấn định chứa đầy đủ thông tin được mã hoá  mà 
sender-SMTP không cần kiểm tra text đó và có thể huỷ bỏ hay chuyển nó qua 
một user thích hợp. Đặc biệt text này có thể phụ thuộc vào receiver và vào ngữ 
cảnh, vì vậy có sự giống nhau trong sự phân biệt text cho từng mã reply.  

aa..    RReeppllyy  ccooddeess  bbyy  ffuunnccttiioonn  ggrroouuppss  
500 : Lỗi cú pháp, không nhậ dạng được lệnh. 
501 : Lỗi cú pháp về thông số hoặc  đối số. 
503 : Chuôãi lệnh lỗi. 
504 : Thông số lệnh không có. 
211    Trạng thái hệ thống, hay trả lời giúp đỡ về hệ thống 

           214    Thông điệp giúp đỡ  
   - thông tin về làm thế nào để dùng receiver hay ý nghĩa của một  
   - lệnh không chuẩn đặc biệt ; reply này rất có ích cho người sử dụng 
 220    <domain> dịch vụ sẳn sàng  
 221    <domain> dịch vụ đóng kênh truyền  
 421    <domain> dịch vụ không dùng được, đóng kênh truyền  
          - nó có thể là một reply cho nhiều lệnh nếu dịch vụ đó biết reply 
này phải shut down 
 250   Hành động mail yêu cầu  OK, hoàn thành 
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 251  User không  cục bộ, sẽ hướng đến “forward-path” 
450   Mail được yêu cầu không có, mailbox không tồn tại. 
     - chẳng hạn như mailbox không tìm thấy, không truy xuất được 

 451   Bỏ qua hành động được yêu cầu; lỗi trong quá trình xử lý 
551   User không cục bộ, thử lại <forward-path> 
452  Hành động được yêu cầu không thu được : hệ thống lưu trữ không 

đủ 
552   Bỏ qua hành động yêu cầu mail : vượt quá cấp phát lưu trữ 
553 Hành động được yêu cầu không chấp nhận : tên mailbox không 
cho phép [như sai cú pháp mailbox]. 
354  Khởi động việc nhận mail; kết thúc với <CLRF>.<CLRF>  
554  Tryuền bị bị sai. 
 

bb..    DDaannhh    ssaaùùcchh  ccooùù     tthhööùù   ttööïï   ccuuûûaa    mmaaõõ     ssooáá   cchhoo  rreeppllyy::  
211  Tình trạng hệ thống, hay reply giúp đỡ về hệ thống . 

           214    Thông điệp giúp đỡ. 
{thông tin làm thế nào để dùng receiver hay ý nghĩa của một lệnh 
không chuẩn đặc biệt ; reply này rất có ích cho người sử dụng] 
220   <domain> dịch vụ sẳn sàng  
221    <domain> dịch vụ đóng kênh truyền  
250    Hành động yêu cầu mail OK, hoàn thành 
251   User không cục bộ; sẽ hướng đến <forward-path> 
354   Khởi động việc nhập mail; kết thúc với <CLRF>. <CLRF> 
421  <domain> dịch vụ không sử dụng được, đóng kênh giao chuyển 
 [nó có thể là một reply cho nhiều lệnh nếu dịch vụ đó biết reply 
này phải shut down] 
450 Hành động mail yêu cầu không được chấp nhận : mailbox không 
có hiệu lực . [như mailbox bận] 
450  Bỏ qua hành động được yêu cầu; lỗi cục bộ trong quá trình xử lý  
451  Hành động yêu cầu không được chấp nhận; hệ thống lưu trữ 

không đủ. 
500   Lỗi cú pháp; không chấp nhận lệnh 
          [nó có thể bao gồm những lỗi như: lệnh quá dài] 
 501  Lỗi cú pháp trong tham số hay đối số 
 502   Lệnh không được cung cấp  
 503   Dòng lệnh sai  
 504   Tham số của dòng lệnh không được cung cấp 
 550   Hành động được yêu cầu không được châpá nhận; mailbox không 
hiệu lực.  [như mailbox không tìm thấy hay không truy cập được] 
 551  User không cục bộ; vui lòng thử <forward-path> 
 552  Bỏ qua hành động yêu cầu mail, vượt quá sự cấp phát lưu trữõ 
554 Hành động được yêu cầu không chapâá nhận; tên mailbox không cho  

phép. [như sai cú pháp mailbox]   
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555 Sự truyền sai. 
 
33..  VVÍÍ  DDUUÏÏ  VVEEÀÀ  MMOOÄÄTT  GGIIAAOO  DDÒÒCCHH  CCUUÛÛAA  SSMMTTPP::  

R: 220 BBN-UNIX.ARPA Simple Mail Transfer Service Ready. 
S: HELO USC-ISIF.ARPA 
R: 250 BBN-UNIX.ARPA 
S: MAIL FROM:<Smith@USC-ISIF.ARPA> 
R: 250 OK 
S: RCPT TO:<Green@BBN-UNIX.ARPA> 
R: 250 OK 
S: DATA 
R: 354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF> 
S: … 
S: … 
S: … 
… 
R: 250 OK 
S: QUIT 
R: 221 BBN-UNIX.ARPA Service closing transmission channel. 
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CCHHÖÖÔÔNNGG  IIIIII::  

  GGIIAAOO  TTHHÖÖÙÙCC  PPOOPP33  

] ] ] 

II..  GGIIÔÔÙÙII  TTHHIIEEÄÄUU::  
Post Office Protocol Version 3 (Pop3) là một giao thức chuẩn trên 

internet cho phép một một workstation có thể truy xuất động đến một maildrop 
trên một server từ xa. Có nghĩa là Pop3 được dùng để cho phép workstation lấy 
mail mà server đang giữ nó. 

IIII..  CCAAÙÙCC  TTHHAAOO  TTAAÙÙCC  CCÔÔ  BBAAÛÛNN::  
Port chuẩn dành cho dịch vụ Pop3 đươc qui uớc là TCP port 110. Pop3 

server sẽ khởi động và lắng nghe trên port này. Một client muốn sử dụng các 
dịch vụ của Pop3 thì nó phải thiết lập một kết nối tới Pop3 server. Khi kết nối 
được thiết lập thì Pop3 server sẽ gởi tới client một lời chào. Sau đó, Pop3 
Client và Pop3 Server sau đó trao đổi các request và reply cho đến khi kết nối 
được đóng hay loại bỏ. 

Các lệnh trong Pop3 không phân biệt chữ thường và chữ hoa, bao gồm 
một tập từ khóa (chiều dài từ 3 đến 4 ký tự), có thể có hoặc không có đối số 
theo sau (chiều dài của đối số có thể lên đến 40 ký tự). Các từ khóa và đối số 
phân cách nhau bởi một ký tự trắng đơn, và không phải là các ký tự đặc biệt.  

Các reply trong Pop3 bao gồm phần chỉ định trạng thái và từ khóa có 
thể có các thông tin hổ trợ theo sau. Chiều dài của reply có thể lên tới 512 ký 
tự, kết thúc bằng cặp CRLF. Có hai loại chỉ định trạng thái là: “+OK” và  “-
ERR”. Server phải gởi các chỉ định trạng thái ở dạng chữ hoa. 

Reply cho các lệnh có thể bao gồm nhiều dòng. Sau khi dòng đầu tiên 
và cặp ký tự CRLF được gởi đi, các dòng thêm vào được gởi đi, mỗi dòng kết 
thúc bằng một cặp CRLF. Dòng cuối là ký tự “.” và cặp ký tự CRLF. Nếu có 
dòng nào bắt đầu bằng ký tự “.” thì phải kiểm tra xem có phải là cặp ký tự  kết 
thúc CRLF. 

Một Pop3 session sẽ phải trải qua các trạng thái: xác nhận 
(Authorization), giao dịch (transaction) và trạng thái cập nhật (Update). 

Trong trạng thái xác nhận, client phải thông báo cho server biết nó là 
ai. Khi server đã xác nhận được client, session sẽ đi vào trạng thái giao dịch. 
Trong trạng thái này, client hoạt động bằng cách gởi các request tới server. Khi 
client gởi lệnh “QUIT”, session sẽ đi vào trạng thái cập nhật (Update). Trong 
trạng thái này, Pop3 server giải phóng các tài nguyên và gởi lời tạm biệt. Sau 
đó kết nối TCP đóng lại. 



LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD : NGUYỄN CAO ĐẠT 

SVTH  : Trần Ngọc Sơn & Hoàng Đức Quang Trang 20 

Các reply của Pop3 Server cho Pop3 client sẽ là “-ERR” nếu lệnh 
không nhận ra được bởi Pop3 server, hoặc không thực hiện được, hoặc sai cú 
pháp, hoặc sai trạng thái. 

 Một Pop3 server có một khoảng thời gian time out. Khi xảy ra time 
out, session không đi vào trạng thái cập nhật (Update) mà server sẽ tự đóng kết 
nối TCP mà không xóa bất kỳ message nào hay gởi đáp ứng cho client.  

IIIIII..  CCAAÙÙCC  TTRRAAÏÏNNGG  TTHHAAÙÙII  CCUUÛÛAA  PPOOPP33::  
Một khi kết nối TCP được mở ra bởi một Pop3 client. Pop3 server sẽ gởi 

lại cho Pop3 client một lời chào. 
Ví dụ : 

S:  +OK POP3 server ready 
11..  TTRRAA ÏÏNNGG  TTHHAAÙÙII  XXAAÙÙCC  NNHHAAÄÄNN  ((AAUUTTHHOORRIIZZAATTIIOONN))::  

Sau khi Pop3 server gởi lời chào, session sẽ đi vào trạng thái xác nhận 
(authorization). Lúc này, Pop3 client phải định danh và xác nhận nó với Pop3 
server. Để thực hiện việc này, client phải sử dụng kết hợp các lệnh USER và 
PASS.  

Đầu tiên, client sẽ gởi lệnh “USER username”, nếu Pop3 server trả lời 
với chỉ thị trạng thái “-ERR” thì client có thể đưa ra một lệnh xác nhận mới 
hay có thể đưa ra lệnh “QUIT”. 

Nếu Pop3 server trả lời với chỉ thị trạng thái “+OK”, thì client có thể 
gởi tiếp lệnh “PASS password” để hoàn tất sự xác nhận hoặc gởi lệnh “QUIT” 
để kết thúc session.  

Khi client phát ra một lệnh “PASS”, POP3 server dùng cặp đối số từ 
lệnh USER và PASS để xác định nếu đúng client sẽ cho truy xuất đến maildrop 
thích hợp. 

Sau khi trải qua quá trình xác nhận, Pop3 server sẽ cho phép client truy 
xuất tới những mailbox thích hợp. Lúc này, Pop3 server sẽ tạo ra một khóa truy 
xuất loại trừ trên maildrop để đảm bảo cho message không bị sửa đổi hay bị 
xóa  trước khi session đi vào trạng thái cập nhật (Update). Nếu thành công, 
Pop3 server sẽ trả lời với chỉ thị trạng thái “+OK” và session sẽ đi vào trạng 
thái giao dịch (transaction) mà không có message bị đánh dấu xóa. Nếu 
maildrop không mở được vì một lý do nào đó (ví dụ: sai khóa, client bị từ chối 
truy xuất tới maildrop này), Pop3 server sẽ trả lời với chỉ thị trạng thái “-ERR” 
và server sẽ đóng kết nối. Nếu kết nối không bị đóng thì client có thể gởi lệnh 
xác nhận mới và bắt đầu trở lại hoặc có thể phát ra lệnh “QUIT”.  

Sau khi Pop3 server mở được maildrop, nó gán số thứ tự cho mỗi 
message và biểu thị kích thước messge theo byte. 
22..  TTRRAA ÏÏNNGG  TTHHAAÙÙII  GGIIAAOO  DDÒÒCCHH  ((TTRRAANNSSAACCTTIIOONN))::  

Sau khi Pop3 server đã xác nhận thành công client, và mở cho nó một 
maildrop thích hợp. Session sẽ bước vào trạng thái giao dịch (transaction). Lúc 
này, Pop3 client có thể gởi các request cho Pop3 server (các request có thể 
được gởi nhiều lần, tức là có thể lặp lại), và cứ sau mỗi request thì Pop3 server 
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sẽ phản hồi lại cho Pop3 client một reply. Cuối cùng, nếu client phát ra lệnh 
“QUIT” thì session sẽ đi vào trạng thái cập nhật (Update). 
33..  TTRRAA ÏÏNNGG  TTHHAAÙÙII  CCAAÄÄPP  NNHHAAÄÄTT  ((UUPPDDAATTEE))::  

Khi client phát ra lệnh “QUIT” từ trạng thái giao dịch (transaction), 
session sẽ đi vào trạng thái cập nhật (Update). Nếu client phát ra lệnh “QUIT” 
từ trạng thái xác nhận (authorization), session sẽ kết thúc nhưng không đi vào 
trạng thái cập nhật. 

Nếu session kết thúc vì các lý do khác sau đó một lệnh “QUIT” được 
phát ra từ client, session sẽ không đi vào trạng thái cập nhật (Update) và phải 
không xóa một message nào từ maildrop. 

IIVV..  TTOOÙÙMM  TTAAÉÉTT  CCAAÙÙCC  LLEEÄÄNNHH  CCUUÛÛAA  PPOOPP33::  
11..  CCAAÙÙCC  LLEEÄÄNNHH  CCOOÙÙ  TTAAÙÙCC  DDUUÏÏNNGG  TTRROONNGG  QQUUAA ÙÙ  TTRRÌÌNNHH  XXAAÙÙCC  NNHHAA ÄÄNN  

((AAUUTTHHOORRIIZZAATTIIOONN))::   
• USER username: 
+ Đối số username là một chuổi định danh một mailbox, chỉ có ý nghĩa 

đối với server. 
+ Trả lời: +OK tên mailbox có hiệu lực. 
       -ERR không chấp nhận tên mailbox. 
• PASS string: 
+ Đối số là một password cho mailbox hay server. 
+ Trả lời: +OK khóa maildrop và sẵn sàng. 
       -ERR password không hiệu lực. 
       -ERR không được phép khóa maildrop. 
• QUIT: 
+ Không có đối số. 
+ Trả lời: +OK. 
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22..  CCAAÙÙCC  LLEEÄÄNNHH  CCOOÙÙ  TTAAÙÙCC  DDUUÏÏNNGG  TTRROONNGG  QQUUÙÙAA  TTRRÌÌNNHH  GGIIAAOO  DDÒÒCCHH  
((TTRRAANNSSAACCTTIIOONN))::   

• STAT: 
+ Không có đối số. 
+ Trả lời: +OK nn mm. 
“+OK” theo sau là khoảng trắng đơn, tiếp theo là nn: số message, 

khoảng trắng đơn, mm: kích thước của maildrop tính theo byte. 
+ Các message được đánh dấu xóa không được đếm trong tổng số. 
• LIST [msg]: 
+ Đối số: số thứ tự của message, có thể không tham khảo tới các 

message đã được đánh dấu xóa. 
+ Trả lời: +OK scan listing follow. 
       -ERR nosuch message. 
Một scan listing bao gồm số thứ tự message (message number) của 

message đó, theo sau là khoảng trắng đơn, và kích thước chính xác của 
message đó tính theo byte. 

• RETR msg: 
+ Đối số: số thứ tự của message, có thể không tham khảo tới các 

message đã được đánh dấu xóa. 
+ Trả lời: +OK message follows 
       -ERR no such message 
Trả lời của lệnh RETR là multi-line. 
• DELE msg: 
+ Đối số: số thứ tự của message, có thể không tham khảo tới các 

message đã được đánh dấu xóa. 
+ Trả lời: +OK message deleted 
       -ERR no such message 
Pop3 server sẽ đánh dấu xóa các message này. Tuy nhiên, quá trình xóa 

thật sự sẽ diễn ra ở trạng thái cập nhật (Update). 
• NOOP: 
+ Không có đối số. 
+ Trả lời: +OK 
Pop3 server không làm gì hết, chỉ hồi âm lại cho client với trả lời: 

“+OK”. 
• RSET: 
+ Không có đối số. 
+ Trả lời: +OK. 
Phục hồi lại các message đã bị đánh dấu xóa bởi Pop3 server. 

33..  CCAAÙÙCC  LLEEÄÄNNHH  CCOOÙÙ  TTAAÙÙCC  DDUUÏÏNNGG  TTRROONNGG  QQUUÙÙAA  TTRRÌÌNNHH  CCAAÄÄPP  NNHHAAÄÄTT  
((UUPPDDAATTEE))::   

• QUIT: 
+ Không có đối số. 
+ Trả lời: +OK. 
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44..  VVÍÍ  DDUUÏÏ  VVEEÀÀ  MMOOÄÄTT  SSEESSSSIIOONN  CCUUÛÛAA  PPOOPP33::  
(ký hiệu: C Client, S Server). 

S: +OK POP3 server ready 
C: +USER kate 
S: +OK kate valid 
C: PASS secret 
S: +OK kate’s mail box has 3 messages 
C: STAT 
S: +OK 3 460 
C: LIST 
S: +OK 3 460 
S: 1 120 
S: 2 240 
S: 3 100 
S: . 
C: LIST 3 
S: +OK 2 240 
C: RETR 1 
S: +OK 120 octets. 
S: Date: 09 Dec 99 11:22:33 
S: From: bill@somesite.com 
S: To: kate@gregcons.com 
S: Kate, 
S: 
S: Your message got through fine. 
S: . 
C: DELE 1 
S: +OK message 1 deleted 
C: QUIT 
S: +OK interlog POP3 server signing off (2 messages left). 
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PPHHAAÀÀNN  IIII  

TTHHIIEEÁÁTT  KKEEÁÁ  CCHHÖÖÔÔNNGG  TTRRÌÌNNHH  

SSHHAARREEMMAAIILL  

 
 
 

 
 

 
 
 
 CHƯƠNG I : TÓM TẮT PHƯƠNG PHÁP  
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 CHƯƠNG II : KẾT NỐI INTERNET SỬ 
   DỤNG GIAO THỨC PPP 
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CCHHÖÖÔÔNNGG  II::  

TTOOÙÙMM  TTAAÉÉTT  PPHHÖÖÔÔNNGG  PPHHAAÙÙPP  GGIIAAÛÛII  

QQUUYYEEÁÁTT  VVAAÁÁNN  ÑÑEEÀÀ  

ShareMail là chương trình cho phép nhiều người có thể gởi và nhận 
Mail thông qua một Account Mail. Chương trình được chạy trên một hệ thống 
gồm có: một máy làm Server của hệ thống, chạy hệ điều hành Linux, trên đây 
sẽ cài đặt các dịch vụ Mail mà chỉ sử dụng riêng trong hệ thống này. Đây cũng 
chính là máy có kết nối trực tiếp với Server Mail của nhà cung cấp dịch vụ, bao 
gồm Server gởi Mail và Server nhận Mail. Các máy còn lại của hệ thống sẽ là 
các Client. Các Client này có thể sử dụng các hệ điều hành khác nhau: 
Window, Linux, … Để gởi nhận Mail, các user có thể sử dụng bất kỳ chương 
trình Mail Client nào để gởi thông qua dịch vụ được cung cấp bởi Server nội 
bộ. 

Để hiện thực được việc sử dụng một Account Mail mà cho phép nhiều 
người cùng gởi và nhận Mail qua account này, chương trình ShareMail đã sử 
dụng phần địa chỉ mở rộng được mô tả trong RFC 822. Theo như mô tả trong 
RFC 822, phần địa chỉ của một bức Mail có dạng tên người gởi, tiếp theo là dấu 
“@”, và cuối cùng là tên domain của người gởi, tức là có dạng: 
username@domainname. Phần địa chỉ mở rộng sẽ có dạng: fullname 
<username@domainname>.  

Do chỉ sử dụng một Account Mail nên phần địa chỉ người nhận của các 
bức mail khi bên ngoài gởi đến cho hệ thống của chúng ta sẽ là : “A@vnn.vn“, 
nếu chúng ta có đăng ký một Account Mail tên là A với vnn. Do đó, để phân 
biệt được người nhận thật sự là ai trong hệ thống của chúng ta cần phải dựa vào 
phần mở rộng, chính là fullname của người nhận thật sự trong hệ thống, đây 
cũng là phần đứng trước phần địa chỉ thật sự của bức mail. Ở đây, chúng ta đã 
thực hiện một phép ánh xạ từ: 

fullname<A@vnn.vn> sang thành username@mydomain. 
Để có thể thực hiện việc ánh xạ trên, chương trình cần phải có các cơ sở 

dữ liệu để lưu dữ liệu cần thiết cho việc thực hiện ánh xạ. Các cơ sở dữ liệu này 
sẽ chứa ít nhất là username và fullname. Đây chính là hai thành phần quan 
trọng nhất không thể thiếu để thực hiện việc ánh xạ. Trong quá trình nghiên cứu 
và thực hiện chương trình, chúng em nhận thấy trong hệ điều hành Linux, file 
“/etc/passwd” đã có chứa các thông tin cần thiết này. Thực chất đây là file lưu 
chứa các thông tin cần thiết khi một user login vào hệ thống cần phải có. Tuy 
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nhiên, do fullname là một phần không bắt buộc đòi hỏi phải có nên để cho 
thêm phần uyển chuyển, chúng em đã sử dụng thêm một file “/etc/mapping” để 
thực hiện phần ánh xạ. Trong file này, chỉ chứa username và fullname của 
user, phân cách nhau bởi dấu “:”. 

Trên đây là các quá trình cần thiết phải xử lý khi chúng ta nhận được 
một bức mail từ bên ngoài gởi vào hệ thống của chúng ta. Để nhận mail, chúng 
ta sẽ sử dụng chương trình Pop3Client, đây là chương trình sử dụng giao thức 
POP3 cho phép lấy mail từ Mailbox của một máy Server ở xa đem về hộp mail 
Inbox của máy Client. Dịch vụ POP3 được cung cấp bởi Server nhận mail của 
nhà cung cấp dịch vụ. 

Sau khi nhận được Mail, chúng ta cần phải xử lý để tìm ra người nhận 
thật sự của bức mail. Phần này sẽ do chương trình Deliver đảm nhận. Chương 
trình Deliver sẽ tiến hành đọc phần header của bức Mail, tìm ra địa chỉ người 
nhận của bức mail, thực hiện việc ánh xạ để tìm ra người nhận thật sự của bức 
Mail trong hệ thống của chúng ta và chuyển bức Mail vào hộp thư Mailbox của 
người đó, thông thường trên Linux, nó sẽ là: “/var/spool/mail/username”.  

Đối với quá trình gởi Mail, khi một người trong hệ thống của chúng ta 
gởi một bức mail, chương trình sẽ xác định là bức Mail này sẽ được gởi cho 
người ở bên trong hệ thống hay đây là bức Mail sẽ được gởi ra bên ngoài. Nếu 
bức Mail này được gởi cho người ở bên trong hệ thống thì bức Mail sẽ được 
chuyển trực tiếp đến Mailbox của người nhận. Trong trường hợp bức Mail được 
gởi ra bên ngoài thì lúc này, do trong phần header của một bức Mail, có trường 
“Return-path:” dùng để xác định địa chỉ phản hồi khi người nhận bức Mail 
muốn hồi đáp lại bức Mail này, hoặc trong trường hợp không tìm ra được địa 
chỉ người nhận thì chương trình Mail Server sẽ dựa vào đây để gởi trả lại bức 
Mail cho người gởi. Thông thường, phần “Return-path:” sẽ chứa phần địa chỉ 
E-mail của người gởi. Trong trường hợp của chúng ta, nếu Server cục bộ của 
chúng ta có tên là: “B.vnn.vn”, và người gởi là Quang, địa chỉ E-mail của 
người nhận cục bộ được gán bởi Linux thường sẽ là: Quang@B.vnn.vn. Do đó, 
chương trình của chúng ta phải xử lý phần header này, chuyển nó ra dạng địa 
chỉ mở rộng là fullname <A@vnn.vn>, đây thực chất là một quá trình ánh xạ 
từ:  

Quang@B.vnn.vn => Duc Quang  <A@vnn.vn>  
với fullname của user Quang là Duc Quang. 
Do đó chương trình của chúng ta phải xử lý trường “Return-path:” để 

địa chỉ trong phần này sẽ có dạng fullname <A@vnn.vn> nếu bức Mail được 
gởi ra ngoài hệ thống, còn nếu địa chỉ người nhận ở bên trong hệ thống thì 
chúng ta có thể không cần phải thay đổi gì. Chương trình làm nhiệm vụ xử lý 
phần này sẽ là một chương trình Server, tên là: SMTPD. Chương trình này chạy 
daemon trên hệ thống, lắng nghe trên TCP port 25 (có thể cấu hình lại được 
thông qua file config), khi có yêu cầu gởi Mail từ máy Client, nó sẽ đáp ứng 
bằng cách nhận lấy bức Mail, kiểm tra người nhận bức Mail để biết bức Mail 
này được gởi ra ngoài hệ thống hay gởi bên trong hệ thống. Nếu gởi bên trong 
hệ thống thì như đã nói ở trên, đơn giản là nó sẽ chỉ đẩy bức Mail vào Mailbox 
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của người nhận trong hệ thống. Còn nếu gởi ra ngoài, nó sẽ đẩy bức Mail vào 
hộp mail outbox của hệ thống: “/var/spool/sharemail/outbox”. 

Vấn đề cuối cùng là cần phải gởi các bức Mail nằm trong outbox: 
“/var/spool/sharemail/outbox” đến người nhận thực sự, chúng ta sẽ sử dụng đến 
chương trình Smtp Client. Do hệ thống của chúng ta không kết nối trực tiếp với 
Server Mail  của nhà cung cấp dịch vụ một cách liên tục, việc này không cần 
thiết bởi vì không phải lúc nào trong hệ thống cũng đều có Mail gởi đi nên việc 
kết nối thường xuyên sẽ vô cùng lãng phí. Do đó, hệ thống của chúng ta sẽ kết 
nối với Server Mail của nhà cung cấp dịch vụ vào những thời điểm đã được xác 
định trước. Khi có kết nối mở ra, chương trình sẽ thực hiện việc lấy tất cả Mail 
có trong Mailbox nằm trong Server Mail của nhà cung cấp dịch vụ, sau đó, nó 
sẽ sử dụng Smtp Client để gởi tất cả các Mail có trong outbox của hệ thống 
chúng ta tới Server Mail của nhà cung cấp dịch vụ để nhờ chương trình này gởi 
các bức Mail tới người nhận thực sự của nó. Sau khi thực hiện xong, hệ thống 
mới thực thi chương trình Deliver để gởi các Mail vừa nhận được trong Inbox 
tới từng user thật sự trong hệ thống. 
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CCHHÖÖÔÔNNGG  IIII::  

KKEEÁÁTT  NNOOÁÁII  IINNTTEERRNNEETT  SSÖÖÛÛ  DDUUÏÏNNGG  

GGIIAAOO  TTHHÖÖÙÙCC  PPPPPP  

PPP (Point to Point Protocol) được sử dụng để kết nối hệ thống Linux 
với một Server từ xa thông qua cổng nối tiếp (com), thường sử dụng bằng 
modem. 
11..  SSEETTTTIINNGG  UUPP  PPPPPP::  

Trong hệ thống Linux, Linux chia chức năng của PPP ra thành hai phần: 
một cho High-Level Data Link Control (HLDC) protocol, định nghĩa những qui 
luật để gởi các gói PPP giữa hai máy. Và một cho PPP deamon, gọi là pppd, để 
thực hiện việc kết nối với các thông số tùy chọn. Hơn nữa, Linux cung cấp một 
chương trình tên là chat, để gọi một hệ thống từ xa. 

PPP thực hiện việc kết nối giữa hai máy thông qua modem, người sử 
dụng không thấy shell hoặc login bởi vì PPP đã xử lý dùm chúng ta. Cả HLDC 
và pppd có nhiều thông số lựa chọn để chúng ta có thể sử dụng. Một vài thông 
số có thể không được sử dụng bởi chúng ta, nhưng quan trọng là thực hiện được 
kết nối PPP và chạy nó đúng đắn. 

Để thực hiện kết nối PPP, chúng ta phải có một địa chỉ loopback, một hệ 
thống phân giải tên đang hoạt động, bao gồm cả file “/etc/hosts” hoặc là chỉ 
cache name server của DNS. 
22..  TTHHIIEEÁÁTT  LLAAÄÄPP  MMOOÄÄTT  AACCCCOOUUNNTT  PPPPPP..  

Nếu có yêu cầu về bảo mật, chúng ta có thể thiết lập PPP thông qua một 
account đặc biệt (ví dụ: ppp) để có được những điều kiện tốt nhất. Nếu chúng ta 
sử dụng một account bình thường để làm việc này thì người khác có thể xâm 
nhập vào những file trong hệ thống mà chúng ta không mong muốn. Chúng ta 
có thể tạo một account cho PPP đơn giản chỉ bằng cách thêm vào file 
“/etc/passwd” dòng sau: 

ppp:*:201:51:PPP account:/tmp:/etc/ppp/pppscript 
Trong trường hợp này, account không có password (không ai có thể 

login vào account này), home directory sẽ là “/tmp”. Startup program được 
thiết lập là ”/etc/ppp/pppscript”. File chứa thông tin cấu hình mà bạn có thể 
thiết lập. Ví dụ như sau: 

#!/bin/sh  
mesg n  
stty -echo  
exec pppd -detach silent modem crtscts 
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Dòng đầu tiên buộc phải thực thi trong Bourne shell. Dòng thứ hai 
không cho phép ghi vào ppp acount’s tty. Lệnh stty cần thiết để ngừng việc gởi 
ngược lại cho hệ thống từ xa. Cuối cùng lệnh exec thực thi pppd daemon và các 
chọn lựa cho phần này. 
33..  RRUUNNNNIINNGG  PPPPPPDD  

Để thiết lập kết nối PPP, chúng ta cần phải gọi pppd daemon. Nếu 
chúng ta đã thực hiện kết nối PPP, và máy của chúng ta log vào máy từ xa dùng 
account ppp, chúng ta có thể bắt đầu pppd daemon. Giả sử hệ thống chúng ta 
dùng “/dev/cua1” cho kết nối PPP với tốc độ 38.400 baud, chúng ta có thể bắt 
đầu pppd daemon như sau: 

pppd /dev/cua1 38400 crtscts defaultroute 
Lệnh này báo cho Linux kernel biết phải chuyển đổi giao tiếp từ 

“/dev/cua1” thành PPP. Và thực hiện một kết nối IP với máy từ xa. Thông số 
crtscts thường dùng cho các kết nối khoảng 9.600 baud. Địa chỉ IP của hệ thống 
cục bộ sẽ dùng được lấy từ local hostname, trừ khi chúng đã được dùng cho một 
kết nối pppd khác. 

Nếu chúng ta muốn thiết lập lại địa chỉ IP local hoặc từ xa (remote) hơn 
là dùng các địa chỉ mặc nhiên, chúng ta có thể thực hiện điều này với pppd 
option theo định dạng sau: địa chỉ IP cục bộ, dấu hai chấm “:”, và theo sau là 
địa chỉ IP của máy từ xa. Ví dụ: 

147.23.43.1:36.23.1.34 
Khi thêm dòng này vào các lệnh của pppd, nó sẽ xác lập địa chỉ IP cục 

bộ là: 147.23.43.1, và địa chỉ IP của máy từ xa là: 36.23.1.34. Nếu chúng ta chỉ 
muốn sửa đổi một địa chỉ IP thì chỉ cần bỏ trống phần kia. 

147.23.43.1: 
chỉ xác lập lại địa chỉ IP cục bộ. 
Bởi vì chúng ta chỉ chat thực hiện kết nối lần đầu, chúng ta có thể nhúng 

các lệnh của chat vào để sử dụng với các lệnh của pppd. Ví dụ: chúng ta có thể 
dùng lệnh sau: 

pppd connect "chat -f chat_file" /dev/cua1 38400 -detach crtscts modem 
defaultroute 

Chúng ta sẽ phải chú ý đến các sữa đổi của các lệnh pppd hơn là xem 
lệnh của chat nằm trong cặp dấu nháy. Lệnh này chỉ ra script sẽ quay số mà 
pppd sẽ bắt đầu, trong khi option –detach nói pppd sẽ không thực hiện riêng 
trong một console và sẽ không chạy background. Lệnh của modem yêu cầu 
modem giám sát modem (trong trường hợp đường truyền phải bị đứt) và bị treo 
đường truyền khi cuộc gọi đã hoàn thành. 

Pppd daemon bắt đầu xác lập các thông số kết nối với hệ thống từ xa 
bằng cách chuyển đổi địa chỉ IP, và xác lập các giá trị kết nối dựa trên thông 
tin truyền. Khi đã hoàn tất, pppd sẽ xác lập lớp network cho Linux kernel của 
chúng ta dùng PPP link bằng cách thiết lập giao tiếp thành “/dev/pppd0” (nếu 
đây là PPP link đầu tiên active trên máy). 

Nếu chúng ta muốn chuyển đổi các thiết lập mặc nhiên của pppd 
daemon, chúng ta có thể thực hiện điều này thông qua các option từ dòng lệnh 
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hoặc file điều khiển. Sử dụng các file thì tốt hơn nếu chúng ta muốn chuyển đổi 
thông số cho mỗi lần thực hiện kết nối dùng PPP. 

Trước khi thực hiện dòng lệnh, pppd sẽ xem xét tất cả các file option có 
thể có. File “/etc/ppp/options” thường dùng để chứa các giá trị mặc nhiên. Ví 
dụ: 

# /etc/ppp/options: globabl definitions  
domain merlin.com  
auth # force authentication  
usehostname # use local hostname for authentication  
lock # use file locking UUCP-style 
domain được thiết lập với từ khóa domain theo sau với tên domain đầy 

đủ. Hai dòng kế tiếp (auth và usehostname) dùng với quá trình authentication 
của PPP, tránh việc sử dụng và truy xuất không mong muốn. Chúng ta sẽ xem 
xét quá trình authentication trong phần sau. Từ khóa lock nói pppd khóa file 
theo kiểu UUCP để tránh sự xung đột giữa các thiết bị. Locking nên dùng với 
tất cả các hệ thống PPP để tránh lỗi xảy ra. 
44..  KKIIEEÅÅMM  TTRRAA  LLOOÃÃII  

Pppd daemon sẽ phản hồi tất cả các warning và error tới syslog một 
cách uyển chuyển. Nếu chúng ta có vấn đề gì trong kết nối PPP, chúng ta có thể 
kiểm tra syslog để tìm lỗi. 

Syslog sẽ chứa tất cả các warning và error, trừ khi mục nhập trong 
“/etc/syslog.conf” được tái định hướng lại để chuyển sang file khác. Để lưu 
những message từ pppd và chat, thêm dòng sau vào file “/etc/syslog.conf”: 

daemon.* /tmp/ppp-log 
Mục này nói syslog lưu tất cả các message từ daemon tới file 

“/tmp/ppp-log”. 
 

55..  PPPPPP  AAUUTTHHEENNTTIICCAATTIIOONN  
Giao thức PPP rất phù cho việc giao tiếp thông qua mođem, nhưng có 

một vấn đề chủ yếu là: có những lỗ hổng rất lớn về tính an toàn. Nếu cấu hình 
không chính xác dù là rất nhỏ thì bất kỳ ai cũng có thể vào trong hệ thống thông 
qua đường line ppp, hoặc sử dụng line ppp để đi ra hệ thống khác. Để tránh tình 
trạng này, cơ chế authentiction đã được sử dụng. 

PPP sử dụng hai cơ chế authentiction là :Password Authentication 
Protocol (PAP) và Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP). 
PAP giống như một thủ tục đề login. Khi một máy nào đó gửi đi thông tin login 
và password tới máy khác, bên máy nhận sẽ kiểm tra thông tin bằng cơ sở dữ 
liệu mà nó có, với tính đơn giản của nó nên nó có một vấn đề đó cần chú ý là 
bất kỳ ai cũng có thể mắc rẽ nhánh vào đường dây điện thoại của mình để lấy 
thông tin password truyền trên đường dây. 

Để giải quyết vấn đề này chúng ta dùng cơ chế CHAP và đây là dạng 
được dùng nhiều trong kiểu nối PPP. CHAP cho phép một máy (máy A) gửi một 
chuỗi bất kỳ tới một máy khác cùng với tên hostname của nó. Bên nhận (máy 
B) sử  dụng hostname này để tìm ra reply đúng, tổ hợp chúng với chuỗi ký tự 
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ban đầu, mã hóa chúng rồi gửi lại cho máy A cùng với tên hostname của nó. 
Máy A sẽ th75c hiện cũng các thao tác như máy B đối với chuỗi ký tự nó đã gửi 
đi lúc đầu, nếu hai reply giống nhau việc authentication chấm dứt. CHAP 
không thực hiện việc Authentication vào lúc khởi động, mà vào bất kỳ lúc nào 
trong suất quá trình kết nối. 

Khi hai máy kết nối với nhau, chúng sẽ không thực hiện việc 
authentication nếu không có chỉ định. Nếu cơ chế authentication được active, 
đầu tiên,một máy sẽ sử dụng CHAP, nếu máy kia không hỗ trợ CHAP, thì nó sẽ 
sử dụng PAP. Nếu cả hai cơ chế đều không được hỗ trợ, việc kết nối sẽ bị đóng 
lại. 

Tất cả những thông tin cần thiết cho PAP và CHAP được đặt trong hai 
file: /etc/ppp/cap-serects và /etc/ppp/ppp-serects. Khi authentication được 
active, máy A sẽ kiểm tra máy B thông qua các file này và sử dung CHAP 
trước. Nếu chúng ta sử dụng authentication cho mọi cuộc kết nối, thí chúng ta 
tạo ra các file chap-serects và pap-serects. Nếu chúng ta đặt cấu hình cho cả 
chap-serects và pap-serecs và xác định option trong /etc/ppp/option thì không 
máy nào mà không có authentication có thể connect vào máy mình. 
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PPHHAAÀÀNN  IIIIII    

HHIIEEÄÄNN  TTHHÖÖÏÏCC  CCHHÖÖÔÔNNGG  TTRRÌÌNNHH  

SSHHAARREEMMAAIILL  

∆∆∆∆ 
 
 
 
 CHƯƠNG I   :  CHƯƠNG TRÌNH POP3 CLIENT 
      CHƯƠNG II    :  CHƯƠNG TRÌNH DELIVER 
      CHƯƠNG III   :  CHƯƠNG TRÌNH SMTP CLIENT 
       CHƯƠNG IV  :  CHƯƠNG TRÌNH SMTP SERVER. 
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CCHHÖÖÔÔNNGG  II::  

CCHHÖÖÔÔNNGG  TTRRÌÌNNHH  PPOOPP33  CCLLIIEENNTT..  

Pop3Client thực hiện kết nối với Pop3Server từ xa sử dụng giao thức 
POP3 (Post Office Protocol version 3) cho phép user có thể lấy thư của mình 
nằm trên hộp thư của một máy server từ xa. 

Nhiệm vụ của Pop3Client là lấy Mail nằm trong Mailbox của Server 
Mail về hộp mail: “/var/spool/sharedmail/inbox” trong hệ thống. Do giao thức 
POP3 đòi hỏi phải có username và password trong quá trình Authorization để 
login nên chúng ta cần phải có username và password dùng để login vào hộp 
Mail của chúng ta nằm trên máy Server. Username và password được cung cấp 
bởi nhà cung cấp dịch vụ. Sau khi login vào Server Mail, chương trình sẽ lấy 
tất cả các Mail có trong Mailbox của Server đem về Inbox trong hệ thống (ở 
đây không thực hiện quá trình lọc mail). 

Chương trình Pop3 Client có thể thực hiện lại kết nối trong trường hợp 
kết nối bị ngắt giữa chừng, nó sẽ lấy bức thư đang lấy mà bị ngắt giữa chừng và 
các bức thư kể từ đó trở đi, không phải lấy lại từ đầu khi kết nối được thiết lập 
trở lại. Điều này rất là có ích vì khi kết nối lại, nếu chúng ta cứ lấy lại từ đầu 
các bức mail trong Mailbox của Server thì rất tốn thời gian và nó thật sự không 
cần thiết vì đã nhận được rồi. 

II..  GGIIÔÔÙÙII  TTHHIIEEÄÄUU  CCAAÁÁUU  TTRRUUÙÙCC  PPOOPP33__SSEERRVVEERR::  
struct POP3_SERVER { 
 char host[POP3_HOST_L]; 
 /*tên hay IP address của máy Server*/ 
 char logid[POP3_LOGID_L]; 
 /*username dùng để login vào hệ thống*/ 
 char logpass[POP3_LOGPASS_L]; 
 /*password của username*/ 
 char mailbox[POP3_MAILBOX_L]; 
 /*nơi dùng để lưu giữ mail lấu từ server về*/ 
} 

IIII..  HHOOAAÏÏTT  ÑÑOOÄÄNNGG  CCUUÛÛAA  CCHHÖÖÔÔNNGG  TTRRÌÌNNHH  
PPOOPP33CCLLIIEENNTT::  
Chương trình Pop3Client được thực thi đầu tiên khi có kết nối với 

Server Mail của nhà cung cấp dịch vụ. Khi được thực thi, đầu tiên, nó sẽ gọi 
hàm read_cf(), là hàm được sử dụng để lấy các thông tin như: tên máy hoặc địa 
chỉ IP Server Mail của nhà cung cấp dịch vụ, đây chính là Server gởi Mail, 



LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD : NGUYỄN CAO ĐẠT 

SVTH  : Trần Ngọc Sơn & Hoàng Đức Quang Trang 36 

username và password dùng để login vào Mailbox trên máy Server nhận Mail, 
hộp thư Inbox trên máy cục bộ dùng để lưu giữ các thư được nhận về, số lần kết 
nối lại nếu chương trình đang nhận mà bị ngắt giữa chừng, và thời gian timeout 
trong trường hợp Server không trả lời. 

Kế tiếp, chương trình sẽ khởi tạo các signal dùng để xử lý các biến cố có 
thể xảy ra trong quá trình nhận Mail, ví dụ: đường truyền bị ngắt, timeout,…. 
Nếu các biến cố này xảy ra thì quá trình sẽ gọi các hàm cài đặt sẳn đi kèm với 
biến cố để xử lý. 

Tiếp theo, chương trình sẽ thực hiện việc kiểm tra lại xem username và 
password dùng để login vào Mailbox của Server Mail đã có trong cấu trúc 
POP3_SERVER chưa, nếu đã có thì chương trình sẽ dùng username và 
password này để thực hiện quá trình login vào Mailbox của Server, nếu chưa 
có thì sẽ hiển thị yêu cầu nhập vào username và password để thực hiện quá 
trình login. 

Sau đó, Pop3Client sẽ mở một socket để thực hiện một kết nối tới 
Server nhận Mail, mà tên hoặc địa chỉ IP của computer mà chương trình 
Pop3Server đang chạy được lưu giữ trong trường host của cấu trúc 
POP3_SERVER. Nếu là tên, chương trình sẽ thực hiện việc chuyển đổi sang 
địa chỉ IP để thực hiện kết nối. 

Nếu kết nối thực hiện thành công, Pop3 Client sẽ nhận được một lời 
chào được gởi tới bởi Pop3 Server và session sẽ bước vào quá trình 
AUTHORIZATION. Lúc này, Pop3Client sẽ gởi username và password tới cho 
Pop3Server kiểm tra. 

Nếu quá trình AUTHORIZATION thực hiện thành công, session sẽ 
bước vào quá trình TRANSACTION, nếu không thành công, Pop3Server sẽ gởi 
thông báo lỗi lại cho Pop3Client. Lúc này, Pop3Client có thể thực hiện việc 
đăng nhập lại với username và password khác hoặc có thể gởi lệnh “QUIT” để 
thoát. 

Dưới đây là đoạn code thực hiện quá trình login, hàm AskAnswer có 
nhiệm vụ gởi nội dung của bộ đệm buf qua socket tới Server và nhận kết quả 
trả về từ Server. 
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/*gởi lệnh USER username tới Server*/ 
sprintf(buf, "USER %s", host->logid); 

 if (AskAnswer(sfp, qsocket, buf, SVRBUFSIZ) != OK)   
  return  LOOKERRNO; 
 if (buf[0] != '+')  return LOGIN_FAIL; 
 /* gởi lệnh PASS password tới Server */ 
 sprintf(buf, "PASS %s", host->logpass); 
 if (AskAnswer(sfp, qsocket, buf, SVRBUFSIZ) != OK)   
  return  LOOKERRNO; 
 if (buf[0] != '+')  return LOGIN_FAIL; 
 

Bước vào quá trình TRANSATION, đầu tiên Pop3 Client sẽ gởi lệnh 
“STAT” tới server để kiểm tra xem có mail trong mailbox hay không. Nếu có, 
server sẽ trả về tổng số thư hiện có trong mailbox và kích thước của mailbox. 
Tiếp đó, Pop3Client sẽ gởi lệnh “LIST” để lấy kích thước của từng message. 

Sau khi có được tổng số message có trong mailbox, Pop3 Client sẽ bước 
vào vòng lặp dùng để nhận mail, với mỗi bước của vòng lặp sẽ thực hiện một 
lệnh “RETR” với số thứ tự tương ứng với chỉ số của vòng lặp dùng để nhận 
message tương ứng. 

 
for ( i = 1; i <= num; i++) 
{ 
 sprintf(buf, “RETR %d”, i); 
 if (AskAnswer(sfp, socket, buf, SVRBUFSIZ) != OK) 
  return MISSOCKET; 
 if (*buf != ‘+’) break; 

  while ((cur = readline(sfp, buf, SVRBUFSIZ)) > 0)   
  { 
   if (!strcmp(buf, ".\n"))  break; 
   if (*buf == '.') fputs(buf+1, mboxfp); 
   else  fputs(buf, mboxfp); 
  } 
  fputs("\n", mboxfp); 
  fflush(mboxfp); 

  /*sau khi nhận xong message, gởi lệnh DELE i, với i là chỉ số 
của message để báo cho Server biết bức Mail này đã được nhận rồi, 
cần phải xóa bỏ nó.*/ 

  sprintf(buf, "DELE %d", i); 
  if (AskAnswer(sfp, qsocket, buf, SVRBUFSIZ) != OK)   

  return MISSOCKET; 
 return OK; 
} 
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Sau khi nhận xong message, Pop3Client sẽ gởi lệnh “DELE i” tới 
server để xóa message này. 

Sau khi lấy hết các message có trong mailbox của server, Pop3Client sẽ 
gởi lệnh “QUIT” tới server để yêu cầu server chuyển Pop session sang trạng 
thái Update và thoát. 

Đối với Server, khi bước vào trạng thái UPDATE, nó sẽ xóa thật sự các 
message đã được đánh dấu xóa trong Mailbox vào đóng kết nối. Nếu một kết 
nối đã đóng lại mà Server không bước vào trạng thái UPDATE thì các message 
được đánh dấu xóa sẽ không được xóa trong Mailbox mà nó sẽ trở lại trạng thái 
ban đầu. 
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CCHHÖÖÔÔNNGG  IIII::  

CCHHÖÖÔÔNNGG  TTRRÌÌNNHH  DDEELLIIVVEERR  

Chương trình Deliver thực hiện việc phân phối Mail tới đúng các người 
nhận ở trong hệ thống cục bộ của chúng ta. Chương trình sẽ dựa vào phần 
fullname để tìm ra người nhận thực sự của bức Mail và gởi bức Mail vào 
Mailbox của người nhận. 

II..  CCAAÙÙCC  CCAAÁÁUU  TTRRUUÙÙCC  DDUUØØNNGG  ÑÑEEÅÅ  LLÖÖUU  GGIIÖÖÕÕ  ÑÑÒÒAA  CCHHÆÆ  
NNGGÖÖÔÔØØII  NNHHAAÄÄNN  VVAAØØ  TTHHOOÂÂNNGG  TTIINN  CCUUÛÛAA  BBÖÖÙÙCC  MMAAIILL::  

 
struct DLVTO   
{ 

  char *host; 
  /*address của người nhận*/ 
  struct DLVTO *next; 

}; 
Cấu trúc DLVTO dùng để lưu giữ các địa chỉ người nhận trong một bức 

mail. Trường host có thể chứa phần địa chỉ nằm trong các trường “To:”, hoặc 
“Cc:” của bức mail.  
 

struct SENDTO 
{ 

  int id; 
  /*số thứ tự của bức mail*/ 
  char *from; 
  /*địa chỉ của người gởi bức mail*/ 
  struct DLVTO *to; 
  /*danh sách địa chỉ người nhận*/ 
  long mleng; 
  /*kích thước của bức mail*/ 
  long msgseek; 
  /*khoảng cách của bức mail so với đầu mail box*/ 
  char *havemail; 
  /*kiểm tra xem mail đã được nhận hay chưa*/ 
  struct SENDTO *next; 

}; 
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Cấu trúc SENDTO dùng để lưu giữ các thông tin của bức mail cần phải 
có trong quá trình phân tích để tìm ra người nhận thực sự trong hệ thống của 
chúng ta. 

IIII..  HHOOAAÏÏTT  ÑÑOOÄÄNNGG  CCUUÛÛAA  CCHHÖÖÔÔNNGG  TTRRÌÌNNHH  DDEELLIIVVEERR::  
Chương trình Deliver sẽ được thực thi sau khi quá trình gởi các bức 

Mail trong hộp Mail: “/var/spool/sharedmail/outbox” kết thúc, tức là sau khi 
chương trình Smtp Client thực hiện xong. Khi thực thi, việc đầu tiên là nó sẽ 
gọi hàm read_cf() để lấy các thông tin cần thiết từ file cấu hình 
“Deliver.conf”. Các thông tin này bao gồm: thông tin về hộp thư chứa các mail 
cần phân phối, nơi lưu trữ thư của các user, user admin. 

Tiếp đến, Deliver sẽ gọi hàm OpenFolder() để lấy tổng số mail có trong 
hộp thư cần phân phối. Nếu không có mail cần phân phối hoặc có lỗi trong quá 
trình mở hộp thư thì sẽ thoát khỏi chương trình. 

Sau đó, Deliver sẽ gọi hàm Delivery(int mails) để phân phối các mail 
này tới từng user trong hệ thống. Trong quá trình phân phối, nếu không tìm ra 
người nhận của một bức mail hoặc bức mail bị gởi sai địa chỉ thì các bức mail 
này sẽ được gởi tới user admin. Nếu xảy ra lỗi trong quá trình phân phối thì 
Deliver sẽ gọi hàm gọi hàm CloserFolder() để giải phóng các tài nguyên cấp 
phát trước đó và thoát. 

Cuối cùng, sau khi phân phối các mail tới từng người nhận thành công, 
Deliver sẽ gọi hàm CloserFolder() để giải phóng các tài nguyên cấp phát trước 
đó và thoát. 
 
11..  HHAAØØMM  OOPPEENNFFOOLLDDEERR(())::   

Hàm OpenFolder() thực hiện một loạt các tác vụ, đó là tạo ra một file 
tạm dùng để chứa các mail được đọc từ hộp thư để dùng cho quá trình Deliver. 
Đồng thời tạo ra danh sách người nhận *p của bức mail này. Trong đó, địa chỉ 
người nhận được xử lý sao cho cố gắng đưa được về dạng mở rộng của mình. 

Khi được gọi thực thi, đầu tiên, hàm OpenFolder() sẽ tạo ra một file 
tạm dùng để chứa các bức Mail đọc được từ outbox. 

Kế tiếp, nó sẽ đọc lần lượt các bức mail trong hộp thư cần phân phối, 
mỗi lần đọc vào một hàng của bức mail, và xử lý. 

• Nếu hàng đọc vào thuộc phần header, nó sẽ kiểm tra xem: 
+ Nếu hàng bắt đầu bằng “From: …” thì thông tin theo sau sẽ được lưu 

vào p->from. 
+ Nếu hàng bắt đầu bằng “To:…” hoặc bằng “Cc:…”, đây là các hàng 

chứa thông tin địa chỉ của người nhận. Các người nhận sẽ được tách ra và lưu 
vào p->to. 

+ Đồng thời với việc xử lý này là ghi lại các thông tin này vào file tạm. 
 
p = stInsert((struct SENDTO**) &send); 

 if (p == NULL)  goto tmperr; 
 p->id = ++mails; /*số thứ tự của bức Mail*/ 
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 fputs(buf, fld); 
 p->msgseek = ftell(fld); 
 p->havemail = (char *)malloc(2*SVRBUFSIZ*sizeof(char)); 
 strcpy(p->havemail,""); 
 
 while (fgets(buf, SVRBUFSIZ, fp) != NULL)   
       { 
  if (!isheader(buf))  break; 
  else if (ismailfrom(buf))  hf = S_FROM; 
  else if (ismailto(buf) || ismailcc(buf))  hf = S_TO; 
  else if (ismailbcc(buf))  hf = S_BCC; 
  else if (*buf > ' ')  hf = S_COMMON; 
  switch (hf)   
              { 
   /*save sender addr, write to top header: from*/ 
   case S_FROM: 
    if (p->from == NULL)   
                     { 
     p->from = (char*) malloc(strlen(buf)); 
     if (p->from == NULL)  goto tmperr; 
     strcpy(p->from, &buf[5]); 
     chop(p->from); 
    } 
    break; 
   case S_TO: 
   case S_BCC: 
   { 
    strcpy(addr_add, buf); 
    make_addr(addr_add, mailbox); 
    while (i = pos("\"", addr_add))  
     addr_add = delete(addr_add, i, 1); 
    if (AddToAddr(p, addr_add))  goto tmperr; 
    break; 
   }  
 } 

fflush(fld); 
 
• Nếu không phải là phần header thì đây chính là phần data của bức 
mail, thực hiện ghi luôn lên file tạm. 
 
do  

 { 
  if (ismailstart(buf))  break; 
  fputs(buf, fld); 
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 } while (fgets(buf, SVRBUFSIZ, fp) != NULL); 
 
 fputs("\n", fld); 

 
Nếu không có lỗi xảy ra thì hàm sẽ trả lại tổng số bức mail có trong hộp 

thư cần phân phát, còn ngược lại sẽ trả về mã lỗi. 
22..  HHAAØØMM  DDEELLIIVVEERRYY(())::  

Nhiệm vụ chính của hàm Delivery() là phân phối các message tới từng 
mailbox của các user trong hệ thống dựa vào phần địa chỉ mở rộng của mail. 

Khi bắt đầu thực thi, nó sẽ bước ngay vào vòng lặp for với p = send chỉ 
tới phần thông tin lưu giữ trong cấu trúc SENDTO của bức mail đầu tiên. 

for (p = send; p != NULL; p = p->next) 
{ 
 /*Thân vòng for*/ 
} 
 
Delivery() sẽ thực hiện kiểm tra xem có địa chỉ của người nhận trong 

trường “to” của cấu trúc SENDTO, và trong trường “to” này có người nào hay 
không, nếu không có, nó sẽ thông báo lỗi và sẽ chuyển sang message kế tiếp. 

for (p = send; p != NULL; p = p->next)   
 {   
  if ((p->to == NULL) || (p->to->host == NULL))   
  { 
   printf("no destinative address. abort mail %d#\n", p->id); 
   continue; 
  } 
 /*các phần xử lý kế tiếp*/ 

} 
 
Sau khi kiểm tra đã có phần địa chỉ của người nhận, Delivery() sẽ bước 

vào vòng for thứ hai lồng trong vòng for đầu với r = p->to chỉ tới địa chỉ của 
người đầu tiên trong danh sách địa chỉ được lưu giữ trong cấu trúc DLVTO. 

for (r = p->to; r != NULL; r = r->next) 
{ 
 /*thân vòng for*/ 
} 
 
Tiếp theo, Delivery() sẽ kiểm tra xem phần địa chỉ thực sự của bức mail 

(phân biệt với địa chỉ mở rộng) có đúng là địa chỉ email internet của mình 
không. Nếu không đúng thì bức mail nay đã được gởi sai địa chỉ và nó sẽ được 
chuyển cho admin. 

Nếu bức mail này đã gởi đúng địa chỉ của chúng ta, nhưng nó không có 
phần địa chỉ mở rộng, đây là một bức mail không hợp lệ, và chúng ta cũng sẽ 
chuyển nó tới cho admin. 
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Nếu có phần mở rộng, chúng ta sẽ lấy phần mở rộng này và thực hiện 
việc tìm kiếm trong file “/etc/passwd” để lấy ra user ứng với tên mở rộng này, 
nếu tìm trong file “/etc/passwd” không có, chúng ta sẽ tìm tiếp trong file 
“/etc/mapping”, là một file ánh xạ từ tên mở rộng thành tên của user trong hệ 
thống, mà được thực hiện bởi người quản trị. Nếu không tìm thấy user trong file 
này, có nghĩa là user này không có trong hệ thống. Do đó, địa chỉ của bức mail 
này cũng không hợp lệ, và bức mail này sẽ được chuyển cho admin để xử lý. 
Nếu tìm thấy user trong hệ thống thì bức mail này sẽ được chuyển tới mailbox 
của user này. 

 
for (r = p->to; r != NULL; r = r->next)   

 { 
  tmp = emailaddr(r->host); 
  /* kiểm tra domain của bức mail */ 
  if (strcmp(tmp, mailbox/*MYDOMAIN*/)) tmp = admin; 
  /* kiểm tra phần địa chỉ mở rộng */ 
  else if ((tmp = extendaddr(r->host)) == NULL) tmp = admin; 
  /* kiểm tra có user trong hệ thống không */ 
  else if ((tmp = scanpasswd(tmp)) == NULL) tmp = admin;  
  /* kiểm tra xem user đã nhận bức mail này chưa */ 
  if (strstr(p->havemail, tmp)) continue; 
  /* đánh dấu là user đã nhận bức mail này rồi */ 
  strcat(p->havemail, tmp); 
             strcpy(pathname, inbox); 
  strcat(pathname, tmp); 
  /* lock file lại, sau đó mới ghi lên file */ 
  dest_fi=open(pathname, O_CREAT | O_APPEND | O_RDWR); 
  if (!(dest_fi > 0)) return 0; 
  lock_file = flock(dest_fi, LOCK_EX); 
  if (lock_file < 0) 
  { 
   close(dest_fi); 
   return; 
  } 
  f = fdopen(dest_fi, "a+t"); 
  if (f == NULL) 
  { 
   close(dest_fi); 
   return; 
  } 
  /* tạo lại phần header bị mất */ 
  fprintf(f,"%s %s  %s\n","From",emailaddr(p->from), timenow()); 
  fseek(fld, p->msgseek, SEEK_SET); 
  while (fgets(tmp1, SVRBUFSIZ - 1, fld) != NULL)   
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  { 
   if (ismailstart(tmp1))  break; 
   fputs(tmp1, f); 
  } 
  flock(dest_fi, LOCK_UN); 
  fclose(f); 
  close(dest_fi); 
 }  

 
Quá trình này sẽ được lặp lại cho đến khi không còn người nhận trong 

cấu trúc DLVTO, tức là r == NULL. Và lúc này, nó sẽ chuyển sang bức mail kế 
tiếp để xử lý. 
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lock lại 

Hết người nhận? 

Thoát khỏi chương trình 

Chuyển thư tới admin 

Lưu đồ phân phối Mail 
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CCHHÖÖÔÔNNGG  IIIIII::  

CCHHÖÖÔÔNNGG  TTRRÌÌNNHH  SSMMTTPPCCLLIIEENNTT  

II..  CCAAÙÙCC  CCAAÁÁUU  TTRRUUÙÙCC  DDÖÖÕÕ  LLIIEEÄÄUU  DDUUØØNNGG  TTRROONNGG  
MMOODDUULLEE  SSMMTTPP  CCLLIIEENNTT::  

  
struct DLVTO 
{ 

  char *host;  
  struct DLVTO *next; 

}; 
struct SENTO 
{ 

  int id ;   
  /*chỉ số id của thư*/  
  char *from ;   
  /*mail from*/ 
  struct  DLVTO *to ; 
  /*send to*/ 
  long mleng ;  
  /*chiều dài của nội dung thư*/ 
  long msgseek;   
  /*vị trí của thư có chỉ số là id trong file*/ 

}; 
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IIII..  SSÔÔ  ÑÑOOÀÀ  KKHHOOÁÁII::  
11..  SSÔÔ  ÑÑOOÀÀ  TTOOÅÅNNGG  QQUUAAÙÙTT::   
 

 

Yes 

Deliver mail và tạo back up 
neáu coù yeâu caàu 

Đóng kết nối 

Mở và đọc file outbox 

Có thư cần gởi? 

Tạo socket kết nối tới server 

Thoát và báo lỗi tương 
ứng 

No 

END 

BEGIN 
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22..  SSÔÔ  ÑÑOOÀÀ  KKHHOOÁÁII  CCHHOO  KKHHOOÁÁII  MMÔÔÛÛ  VVAAØØ  ÑÑOOÏÏCC  FFIILLEE::  

Yes  

Mở file outbox để đọc 
và xóa. 

Tạo ra danh sách người 
nhận  đối với mail này. 

 Có trường Bcc? 

End of file? 

Thoát và đóng file 
 

Yes  

No 

No 

Tạo danh sách send, đọc từ outbox 
va ghi vào file tạm 

BEGIN 

END 
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33..  SSÔÔ  ÑÑOOÀÀ  KKHHOOÁÁII  CCHHOO  KKHHOOÁÁII  DDEELLIIVVEERR::  

Yes 

Báo Lỗi và gởi QUIT  

Yes 

Yes 

No  

P = send ; 

P  != NULL? 

Gởi lệnh HELO 

Reply == 250? 

Gởi MAIL FROM:<người gởi> 

Reply == 250? 

No  

Yes 

No  

2 

BEGIN 

Báo Lỗi và Thoát  

R = p -> to ; 
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No 

Yes  

R  != NULL? 

Gởi RCPT TO:<địa chỉ từng 
người nhận> 

Reply == 250? 

Gởi DATA và mail data 

Reply ==354? 

Gởi QUIT, thông báo thành công 

2 

Yes 

No  

Th
oa

ùt v
à 

ba
ùo 

lo
ãi  

Th
oa

ùt v
à 

ba
ùo 

lo
ãi  

END 
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IIIIII..  HHOOAAÏÏTT  ÑÑOOÄÄNNGG  CCUUÛÛAA  MMOODDUULLEE  SSMMTTPP  CCLLIIEENNTT::  
 Khi chương trình được kích hoạt, hàm OpenFolder() được gọi đẩu tiên. 
Hàm này có nhiệm vụ mở file outbox – file chứa các thư cần gửi ra ngoài – để  
kiểm tra xem có thư cần gửi không? Nếu có nó sẽ làm các công việc sau: 

- Tìm ra vị trí đầu tiên của mail trong file outbox để lấy ra phần 
thông tin header của mail, sau đó tạo ra danh sách send mà mỗi 
phần tử có kiểu cấu trúc dữ liệu là SENDTO.  

- Kiểm tra xem trong thư có trường BCC không? Nếu có thì tạo ra 
danh sách những người nhận sẽ nhận cùng một nội dung mail này 
mà mỗi phần tử của danh sách có kiểu dữ liệu là DLVTO. 

- Nếu trong file sntpclient.conf có chứa phần header cần chèn vào thì 
chèn vào file để gởi đi. 

Sau khi hàm OpenFolder thực hiện song, chúng ta có được một danh 
sách các lá thư cần gửi đồng thời ứng với mỗi lá thư nếu có trường BCC thì 
chúng ta lại  có thêm một danh sách người nhận đối với thư tương ứng này. 

Tiếp theo phải tạo ra cầu nối TCP tới server để trao đổi thông tin. Khi 
tạo cầu nối thành công, hàm dilevery được gọi. Hàm delivery hoạt động như 
sau: 

- Đầu tiên gửi đi lệnh HELO, nếu nhận được trả lời 250 thì chương 
trình bước vào vòng for để duyệt danh sách các thư cần gửi. 

 for (p=send,p!=NULL,p=p->next)  { 
  gửi lệnh MAIL FROM; 
 /* duyệt danh sách người nhận đối với lá thư này*/ 

for ( r=p->to;p!=NULL;r=r->next) { 
  gửi các lệnh RCPT TO; 
} 
gửi lệnh DATA và nội dung thực sự của mail, kết 

thúc bằng dấu chấm “.”. 
 } 
- Gửi lệnh QUIT kết thúc trao đổi. 
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CCHHÖÖÔÔNNGG  IIVV::  

  CCHHÖÖÔÔNNGG  TTRRÌÌNNHH  SSMMTTPPDD  

II..  GGIIÔÔÙÙII  TTHHIIEEÄÄUU::  
Chương trình SMTPD là một chương trình mail server. Nó hiện thực 

giao thức SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) được mô tả trong RFC 821. Ở 
đây, chúng em chỉ hiện thực một phần của giao thức này để thực hiện yêu cầu 
của đề tài. 

SMTPD sẽ chạy trên máy tính được chỉ định làm server của hệ thống. 
Đây cũng chính là máy kết nối trực tiếp với Internet. Khi thực thi, nó sẽ lắng 
nghe trên TCP port 25, nhận các bức mail từ các máy client và gởi tới các địa 
chỉ đã được chỉ định trong bức mail này. Ở đây, chương trình sẽ phân biệt: 

- Nếu bức mail này đươc gởi cho các user ở trong hệ thống, tức là địa chỉ 
người nhận của bức mail này là địa chỉ cục bộ, thì bức mail này sẽ được 
chuyển trực tiếp tới mailbox của người nhận. 

- Nếu bức mail này được gởi cho các user ở bên ngoài hệ thống, tức là địa 
chỉ người nhận của bức mail không phải là địa chỉ cục bộ của hệ thống, 
thì bức mail này sẽ được chuyển đến hộp thư outbox 
“/var/spool/sharedmail/outbox”. Đây là hộp thư dùng để chứa các bức 
mail gởi ra bên ngoài của hệ thống. Do hệ thống của chúng ta không kết 
nối với Internet liên tục nên khi có yêu cầu kết nối thì sẽ có một chương 
trình SMTP-Client thực hiện nhiệm vụ kết nối với Server Mail của nhà 
dịch vụ cung cấp dịch vụ mail và nhờ chương trình Server này gởi các 
bức mail này tới các địa chỉ của người nhận. 
Như vậy, chương trình SMTPD ở đây phải phân biệt được địa chỉ người 

nhận là cục bộ và địa chỉ người nhận bên ngoài. Điều này có phần quan trọng 
trong bức một bức mail, trường “Return-path” lưu giữ địa chỉ người gởi, địa chỉ 
lưu giữ trong trường này sẽ được sử dụng trong trường hợp người nhận được 
mail muốn hồi đáp lại với người gởi hoặc bức mail không thể đến được người 
nhận do sai địa chỉ hoặc do một lý do nào đó thì các chương trình mail server 
sẽ dựa vào địa chỉ này để gởi trả lại bức mail cho người gởi. Do đó, nếu là 
người nhận cục bộ thì việc gởi đơn giản chỉ là đưa bức mail vào mailbox của 
người nhận và trường “Return-path” đơn giản chỉ chứa địa chỉ của người gởi 
trong cục bộ.  

Trong trường hợp bức mail được gởi ra bên ngoài, tức là người nhận 
không nằm trong hệ thống. Lúc này, do hệ thống mail của chúng ta là dùng 
chung một account Internet mail, nên bên ngoài chỉ biết được chúng ta dựa trên 
địa chỉ mail này, điều này có nghĩa là có thể bên trong hệ thống của chúng ta 
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có nhiều users, account mail cục bộ của cac users này có thể khác nhau. Nhưng 
khi các users này gởi mail ra bên ngoài thì bên ngoài chỉ nhìn thấy được họ 
dưới một địa chỉ duy nhất, đó là địa chỉ mail đã được đăng ký với nhà dịch vụ. 
Do đó, để phân biệt được ai là người gởi bức mail để đưa vào trường “Return-
path”, chúng ta đã giải quyết bằng cách đưa thêm vào trước địa chỉ mail đã 
đăng ký với nhà dịch vụ một phần địa chỉ mở rộng, đó chính là phần tên đầy đủ 
của user trong hệ thống của chúng ta. Do đó, phần địa chỉ mail trong trường 
“Return-path” khi gởi ra ngoài sẽ có dạng: fullname_of_user <mail_account>.  

Để có thể làm được điều này, chương trình SMTPD đã thực hiện chuyển 
đổi từ: username là tên login của user trong hệ thống của chúng ta  thành 
fullname của user này. Quá trình chuyển đổi này dựa trên file: “/etc/passwd”, 
đây là file chứa các thông tin về user của hệ thống. Trong file “/etc/passwd”, 
thông tin của mỗi user được lưu giữ trên một hàng, bao gồm nhiều trường, mỗi 
trường cách nhau bằng dấu “:”. Dạng format của một hàng trong file 
“/etc/passwd” là: login-name:encrypted-password:user-ID:group-
ID:miscellany:login-directory:shell. 

Sau khi chuyển đổi xong, phần mở rộng của user sẽ được kết hợp với địa 
chỉ mail được cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ để đưa vào trường “Return-path”. 

IIII..  CCAAÙÙCC  CCAAÁÁUU  TTRRUUÙÙCC  CCUUÛÛAA  SSMMTTPPDD::  
11..  CCAAÁÁUU  TTRRUUÙÙCC  LLÖÖUU  GGIIÖÖÕÕ  TTRRAAÏÏNNGG  TTHHAAÙÙII::  

typedef fd_set smtp_state_set; 
typedef fd_set *smtp_state; 
Hai cấu trúc này dùng để lưu giữ trạng thái của SMTPD trong quá trình 

nhận các yêu cầu từ client. Các trạng thái sẽ được thiết lập khi nhận được lệnh: 
“HELO” hoặc “EHLO”, “MAIL FROM:”, “RCPT TO:”, “DATA” từ client, 
theo thứ tự. Trong trường hợp các lệnh nhận được không nằm trong các lệnh 
trên thì chương trình sẽ thực hiện các lệnh này và trạng thái sẽ không được thiết 
lập. Nếu các lệnh nhận được là các lệnh trên, nhưng không theo đúng thứ tự thì 
một thông báo lỗi sẽ được trả lại cho client. 

 
 
 
 

22..  CCAAÁÁUU  TTRRUUÙÙCC  LLÖÖUU  GGIIÖÖÕÕ  TTHHOOÂÂNNGG  TTIINN::  
typedef struct smtp_info 
{ 

  FILE *ifile;   
/*input socket*/ 

  int ofile;   
/*output socket*/ 

  char myhostname[MAXHOSTNAMELEN + 1]; 
  /*computer run this program*/ 
  char myaddr[15]; 
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  /*address of this computer*/ 
  char clientname[MAXHOSTNAMELEN + 1]; 
  /*name of client*/ 
  char clientaddr[15]; 
  /*address of this client*/ 
  unsigned short port; 
  char sender[256]; 
  /*user send this mail*/ 
  char receiver[MAX_USER][256]; 
  /*list of local reciever*/ 
  int  num_recv; 
  /*number of local receiver*/ 
  char userfar[MAX_USER][256]; 
  /*list of non_local receiver*/ 
  int  num_userfar; 
  /*number of non_local receiver*/ 

}smtp_info; 
 

33..  CCAAÙÙCCHH  HHOOAAÏÏTT  ÑÑOOÄÄNNGG  CCUUÛÛAA  CCHHÖÖÔÔNNGG  TTRRÌÌNNHH  SSMMTTPPDD::  
Khi chương trình SMTPD thực thi, đầu tiên, nó sẽ khởi tạo một khối 

smtp_info bằng cách gọi hàm: 
smtp = (smtp_info *)malloc(sizeof (smtp_info)); 
Sau khi khởi tạo khối smtp_info xong, tiếp đến, nó lưu lại tên máy và 

địa chỉ IP mà chương trình SMTPD đang chạy vào trong biến                    smtp-
>myhostname và smtp->myaddr. Sau khi hoàn thành xong tác vụ này, SMTPD 
sẽ khởi tạo socket và chờ yêu cầu kết nối từ máy client. Nếu có yêu cầu kết nối 
từ client, nó sẽ lưu lại địa chỉ IP của máy client trong smtp->clientaddr và thực 
hiện việc tìm kiếm tên máy client bằng gethostbyaddr(), nếu có, sẽ lưu lại tên 
máy trong smtp->clientname. Sau đó, SMTPD sẽ tạo ra hai stream dùng cho 
việc trao đổi dữ liệu với một đầu vào được lưu giữ bởi smtp->ifile (với FILE 
*smtp->ifile) và đầu ra được lưu giữ bởi smtp->ofile (với int smtp->ofile), kết 
hợp với socket ở trên. 

Sau khi kết nối thành công, SMTPD sẽ gởi lại cho client thông báo: 
220 smtp->myhostname Simple Mail Transfer Service Ready. 
Sau đó, nó sẽ bắt đầu vào vòng lặp chờ nhận các yêu cầu từ client gởi 

đến và thực hiện nó. 
while (1) 

 { 
  readlh(smtp->ifile, inbuf, SIZBUF); 

memcpy(last_state, current_state, sizeof(smtp_state_set)); 
  chop(inbuf); 
  smtp_parse_cmd(inbuf, current_state); 
  ... 

} 
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Khi có yêu cầu từ phía client gởi qua, SMTPD sẽ lưu giữ nó vào biến 
inbuf, sau đó nó sẽ gọi hàm smtp_parse_cmd(inbuf, current_state) để phân tích 
yêu cầu này và xử lý nó. 

Như chúng ta biết, các lệnh của giao thức SMTP (Simple Mail Transfer 
Protocol) thường có độ dài là 4 ký tự. Do đó, khi được gọi lên thực thi, hàm 
smtp_parse_cmd() sẽ lấy 4 ký tự đầu tiên của inbuf để kiểm tra xem đó là lệnh 
gì để thực hiện theo yêu cầu của client. Trong trường hợp lệnh bị sai hoặc 
SMTPD không hổ trợ lệnh này thì nó sẽ thông báo lại cho client biết để xử lý. 

Khi client gởi lệnh “helo” SMTPD sẽ trả về cho client chuổi:  
“250 smtp->myhostname Hello smtp->clientname [ smtp->clientaddr ], 

please to meet you.” 
Để báo cho client biết phiên thực hiện vừa rồi là thành công, yêu cầu 

client gởi lệnh tiếp theo theo trình tự của nghi thức. 
Phần code mô tả quá trình thực hiện nhiệm vụ này: 
 
if ((strcasecmp(verb, "HELO") == 0) || (cmd_ok(EHLO, state) && 
(strcasecmp(verb, "EHLO") == 0))) 

 { 
     /*kiểm tra xem lệnh “helo” đã được gởi hay chưa */ 
     if (!cmd_ok(HELO, state)) 
     { 
        sprintf(outbuf, "503 Duplicate HELO/EHLO\n"); 
         writeline(smtp->ofile, outbuf); 
   state_change(state, HELO, FAILURE); 
   return; 
  } 
  SPANBLANK(buf); 

 /*kiểm tra xem có phần dữ liệu đi theo sau lệnh helo hay  không*/ 
  if (*buf == '\0') 
  { 
   sprintf(outbuf, "501 %s requires domain address\n",verb); 
   writeline(smtp->ofile, outbuf); 
   state_change(state, HELO, FAILURE); 
   return; 
  } 
  
  sendinghost = strdup(buf); 
  if (sendinghost == NULL) exit(-1); 
    
  if (!strcasecmp(verb, "HELO")) 
  { 
   sprintf(outbuf, "250 %s Hello %s [%s], pleased to meet you\n", 
smtp->myhostname, smtp->clientname, smtp->clientaddr); 
   writeline(smtp->ofile, outbuf); 
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  } 
  else 
  { 
   sprintf(outbuf, "250-%s Hello %s [%s], pleased to meet you\n",  
smtp->myhostname, smtp->clientname, smtp->clientaddr); 
   writeline(smtp->ofile, outbuf);  
  } 
  state_change(state, HELO, SUCCESS);   
 } 

 
Khi client gởi tiếp lệnh “mail from: sender@domain “, thông số 

sender@domain sẽ được dùng làm “Return-path” của bức mail trong trường 
hợp người nhận thuộc hệ thống của chúng ta. Nếu người nhận không thuộc hệ 
thống (bức mail gởi ra bên ngoài thì chương trình sẽ thực hiện việc ánh xạ từ 
sender@domain thành fullname_of_sender < mail_address > để làm “Return-
path” cho bức mail, với fullname_of_sender là tên đầy đủ của user trong hệ 
thống của chúng ta, và mail_address là địa chỉ mail do nhà cung cấp dịch vụ 
mail cấp cho chúng ta. 

Nếu thực hiện lệnh này thành công, SMTPD sẽ gởi lại cho client thông 
báo: “250 sender@domain ... Sender Ok”. Trong trường hợp ngược lại, SMTPD 
sẽ gởi thông báo lỗi lại cho client để client xử lý. 

Phần code mô tả quá trình thực hiện nhiệm vụ này: 
 
if (strcasecmp(verb, "MAIL") == 0) 

 { 
  char *name; 
 
  if (!cmd_ok(MAIL, state)) 
  { 
   /*kiểm tra xem đã có lệnh “helo” chưa ?*/ 
   if (cmd_ok(HELO, state)) 
   { 
    sprintf(outbuf, "503 Need HELO before MAIL\n"); 
    writeline(smtp->ofile, outbuf); 
    state_change(state, MAIL, FAILURE); 
   } 
   /*kiểm tra xem client đã gởi lệnh “mail” chưa ?*/ 
   else 
   { 
    sprintf(outbuf, "503 Sender already specified\n"); 
    writeline(smtp->ofile, outbuf); 
    state_change(state, MAIL, ERROR); 
   } 
   return; 
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  } 
  /*kiểm tra xem sau chuổi “mail” có phải là chuổi “from” không ?*/ 
  SPANBLANK(buf); 
  if (strncasecmp(buf, "FROM:", 5) != 0) 
  { 
   sprintf(outbuf, "501 Syntax error in parameters or arguments\n"); 
   writeline(smtp->ofile, outbuf); 
   state_change(state, MAIL, ERROR); 
   return; 
  } 
   
  buf += 5; 
  SPANBLANK(buf); 
  /*xử lý phần địa chỉ nhận được*/ 
  return_path = del_bracket(buf); 
  if (strstr(return_path, smtp->myhostname) || strstr(return_path, 
  "localhost")) 
  { 
   name = username(return_path); 
   strcpy(smtp->sender, name); 
   free(name); 
  } 
  else  
   strcpy(smtp->sender, return_path); 
   
  sprintf(outbuf, "250 %s... Sender ok\n", buf); 
  writeline(smtp->ofile, outbuf); 
  state_change(state, MAIL, SUCCESS); 
 } 

 
Kế tiếp, client sẽ gởi lệnh “rcpt to: receiver@domain” . Vì một lá thư 

có thể được gởi cho nhiều người nên phần địa chỉ người nhận sẽ được kiểm tra 
và lưu giữ lại. Nếu người nhận ở trong cùng hệ thống thì phần địa chỉ này được 
lưu giữ lại ở trong dãy smtp->receiver (đối với người nhận cục bộ, ta có thể chỉ 
gởi tên user thôi, không cần thêm dấu “@” và tên domain của nó). Và nếu 
người nhận không ở trong hệ thống, tức là gởi ra bên ngoài thì địa chỉ người 
nhận sẽ được lưu giữ trong dãy smtp->userfar. 

Trong qúa trình kiểm tra người nhận, nếu có lỗi xảy ra, thông báo lỗi sẽ 
được gởi cho client. Trong trường hợp ngược lại, chuổi “250 receiver@domain 
... Receiver Ok” sẽ được gởi lại cho client. 

Phần code mô tả quá trình thực hiện nhiệm vụ này: 
 

if (strcasecmp(verb, "RCPT") == 0) 
 { 
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  char *victim, *name; 
  struct passwd *pwd; 
  int i, yes_user; 
  /*kiểm tra xem client đã gởi lệnh “mail” chưa*/ 
  if (!cmd_ok(RCPT, state)) 
  { 
   sprintf(outbuf, "503 Need MAIL before RCPT\n"); 
   writeline(smtp->ofile, outbuf); 
   state_change(state, RCPT, ERROR); 
   return; 
  } 
 /*kiểm tra xem đi sau chuổi “rcpt” có phải là chuổi “to:” hay không ?*/ 
  SPANBLANK(buf); 
  if ((strlen(buf) < 3) || strncasecmp(buf, "TO:", 3) != 0) 
  { 
   sprintf(outbuf, "501 Syntax error in parameters or arguments\n"); 
   writeline(smtp->ofile, outbuf); 
   state_change(state, RCPT, ERROR); 
   return; 
  } 
   
  buf += 3; 
  SPANBLANK(buf); 
  /*trường hợp không có dấu “@”, đây là người nhận cục bộ, lưu giữ lại 
vào dãy smtp->receiver*/ 
  victim = del_bracket(buf); 
  if (!strchr(victim, '@')) 
  { 
   if (smtp->num_recv < MAX_USER) 
   { 
    i = 0; 
    yes_user = 0; 
    while (i < smtp->num_recv) 
    { 
     if (!strcmp(pwd->pw_name, smtp->receiver[i]))  
     { 
      yes_user = 1; 
      break; 
     } 
     else i++; 
    } 
    if (!yes_user) 
    { 
     strcpy(smtp->receiver[smtp->num_recv], victim); 
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     smtp->num_recv++; 
    } 
   } 
  } 
  else 
  { 
   name = username(victim); 
   /*trường hợp có dấu “@”, kiểm tra xem user có nằm trong hệ 
thống hay không ?*/ 
   if ((pwd = getpwnam(name)) && ((strstr(victim, smtp-> 
myhostname)) || (strstr(victim, "localhost")))) 
   { 
    if (smtp->num_recv < MAX_USER) 
    { 
     i = 0; 
     yes_user = 0; 
     while (i < smtp->num_recv) 
     { 
      if (!strcmp(pwd->pw_name, smtp->receiver[i]))  
      { 
       yes_user = 1; 
       break; 
      } 
      else i++; 
     } 
     if (!yes_user) 
     { 
      strcpy(smtp->receiver[smtp->num_recv], pwd-> 
pw_name); 
      smtp->num_recv++; 
     } 
    } 
   } 
   else /*goi cho user o ben ngoai he thong*/ 
   { 
    if (smtp->num_userfar < MAX_USER) 
    { 
     i = 0; 
     yes_user = 0; 
     while (i < smtp->num_userfar) 
     { 
      if (!strcmp(pwd->pw_name, smtp->userfar[i]))  
      { 
       yes_user = 1; 
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       break; 
      } 
      else i++; 
     } 
     
     if (!yes_user) 
     { 
      strcpy(smtp->userfar[smtp->num_userfar], pwd-> 
pw_name); 
      smtp->num_userfar++; 
     } 
    } 
   } 
  } 
 
  sprintf(outbuf, "250 %s... Ricipient ok\n", victim); 
  writeline(smtp->ofile, outbuf); 
  state_change(state, RCPT, SUCCESS); 
 } 

 
Tiếp đến, client sẽ gởi lệnh “data” và sau đó, nó sẽ tuần tự gởi nội dung 

của bức mail. Phần dữ liệu này sẽ không qua xử lý của hàm smtp_parse_cmd(), 
bởi vì đây là phần nội dung của bức mail, không phải là lệnh. SMTPD nhận 
phần dữ liệu này và lưu giữ vào trong một file tạm. Dữ liệu được kết thúc bằng 
chuỗi “.\r\n”.  

Phần code mô tả quá trình thực hiện nhiệm vụ này: 
 
if ((!test_state(SNARF_DATA, last_state)) && 

(test_state(SNARF_DATA, current_state))) 
  { 
   tempfile = (char *)malloc(80*sizeof(char)); 
   strcpy(tempfile, TMPFILE); 
   if ((f_tmp = fdopen(mkstemp(tempfile), "w+t")) == NULL) 
   { 
    /*trường hợp mở file không thành công*/ 
    clear_state(SNARF_DATA, current_state); 
    clear_state(OK_RCPT, current_state); 
    clear_state(OK_MAIL, current_state); 
   } 
   else 
   { 
    readlh(smtp->ifile, inbuf, SIZBUF); 
    while (inbuf[0] != '.') 
    { 
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      fixcrlf(inbuf, 0); 
     fputs(inbuf, f_tmp); 
     readlh(smtp->ifile, inbuf, SIZBUF); 
    } 
    fclose(f_tmp); 
   } 
  } 

 
Đối với người nhận cục bộ thì thư sẽ được chuyển ngay đến mailbox của 

người nhận ngay sau khi client gởi lệnh “data” và dữ liệu qua. Còn đối với các 
người nhận không cục bộ thì thư sẽ được chuyển đến hộp thư outbox 
“/var/spool/sharedmail/outbox” để gởi ra ngoài. 

Khi client gởi lệnh “quit”, SMTPD sẽ gởi lại cho client chuổi: 
“221 smtp->hostname Service closing transmission channel” 
và kết nối sẽ được đóng lại. 
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CÁC LƯU ĐỒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

no 

yes 

Lưu lại domain của sender 
return(message(250, ...)) 

( Sender send “MAIL FROM:” ) 

Client đã gởi 
lệnh “helo” chưa 

? 

return(message(503, ...)) 

Lưu đồ lệnh HELO 

return(message(221, ...)) 

Lưu đồ lệnh QUIT 
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Lưu đồ lệnh MAIL FROM 

yes 

no 

yes 

no Đã có lệnh HELO 
chưa ? 

Đã có lệnh MAIL 
chưa ? 

Lưu lại phần địa chỉ người gởi. 
Return(message(250,...)). 

Return(message(503,...)). 

no 

yes 
Người nhận có ở 
trong hệ thống ? 

yes 

no 

yes 

no Đã có lệnh 
MAIL chưa ? 

Đã có lệnh 
DATA chưa ? 

Lưu lại phần địa chỉ người trong 
danh sách smtp->receiver. 
Return(message(250,...)). 

Return(message(503,...)). 

Lưu lại phần địa chỉ người trong 
danh sách smtp->userfar. 
Return(message(250,...)). 

Lưu đồ lệnh RCPT TO 
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Lưu đồ lệnh DATA với người nhận cục bộ 

yes 

no Đã có lệnh RCPT 
chưa ? 

Return(message(503,...)). Return(message(354,...)). 
(end with <CRLF>.<CRLF>) 

Mỡ file tạm để chứa message từ 
client gởi qua. 

yes 

no 

no 

yes 

Có bao nhiêu người nhận. 

Mỡ hộp thư của 
từng người nhận 

và lock lại 

Chuyển thư tới người nhận tương ứng 

Hết người nhận 
chưa ? 

Return(quit()). Return(message(250,...)). 
Chuyển thư thành công. 
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Lưu đồ lệnh DATA với người nhận bên ngoài 

yes 

no Đã có lệnh RCPT 
chưa ? 

Return(message(503,...)). Return(message(354,...)). 
(end with <CRLF>.<CRLF>) 

Mỡ file tạm để chứa message từ 
client gởi qua. 

yes 

no 

no 

yes 

Có bao nhiêu người nhận. 

Mở outbox và 
lock lại 

Chuyển thư của người nhận từ xa tới outbox. 

Hết người nhận 
chưa ? 

Return(quit()). Return(message(250,...)). 
Chuyển thư thành công. 
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yes 

no 

no 

no 

yes 

yes 

Khởi tạo khối smtp_info 

Lấy tên Host 
của máy Server 

Lấy địa chỉ IP 
của máy Client 

Tạo hai Stream 
cho Input, 

Return (+OK) Return (-1) 

Khởi tạo các thông tin cần thiết 
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no 

no 

yes 

yes 

yes 

no 

Khởi tạo các thông tin cần thiết 

Return (message(250, +0K)) 

Lấy message từ 
Input 

Return (message(550, -ERR)). 
Đóng kết nối và thoát. 

Phân tích dữ liệu nhận được để 
lấy lệnh cần thực hiện 

Lệnh nhận ra 
được bởi Smtpd 

Thực hiện lệnh tương ứng 

Thực hiện lệnh 
thành công 

Return(message(250, +OK)). Return(message( , -
ERR)) 

Quá trình thực hiện lệnh 
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PPHHAAÀÀNN  IIVV::  

NNHHAAÄÄNN  XXEEÙÙTT  VVAAØØ  HHÖÖÔÔÙÙNNGG  PPHHAAÙÙTT  

TTRRIIEEÅÅNN  

11..  MMOOÄÄTT  SSOOÁÁ  KKHHAAÛÛ  NNAAÊÊNNGG  CCUUÛÛAA  CCHHÖÖÔÔNNGG  TTRRÌÌNNHH::  
- Chương trình đã thực hiện được tác vụ cho phép nhiều người cùng gởi và 

nhận Mail mà chỉ sử dụng một Account Mail được cấp bởi nhà cung cấp 
dịch vụ. 

- Mail của các user cục bộ gởi cho nhau sẽ được gởi trực tiếp tới mailbox của 
mỗi người. 

- Mail của các user gởi ra ngoài hệ thống sẽ được lưu giữ lại trong mailbox 
riêng. Kết nối với nhà cung cấp dịch vụ thông qua modem vào những thời 
điểm định trước. Khi có kết nối thì các mail này sẽ được gởi đi. 

- Cho phép Administrator có thể cấu hình đối với hệ thống từ xa thông qua 
Webmin. 

22..  HHÖÖÔÔÙÙNNGG  PPHHAAÙÙTT  TTRRIIEEÅÅNN  CCUUÛÛAA  CCHHÖÖÔÔNNGG  TTRRÌÌNNHH::  
Tuy chương trình đã giải quyết được một số vấn đề đã đặt ra, nhưng 

chương trình vẫn còn nhiều vấn đề có thể phát triển lên được như: 
- Xử lý thêm các dạng địa chỉ để cho phép người sử dụng được uyển chuyển 

hơn trong việc gởi và nhận Mail. 
- Nên thực hiện tác vụ lọc Mail khi nhận Mail từ Server về để phòng chống 

Spam. 
- Cho phép có thể làm việc trên một số chuẩn Mail khác. 

 
Trang chủ   |   Mục lục 

 


